Trường Tiểu học Thượng Quận


TUẦN 19:                                                        Ngày soạn :  03 - 01 - 2018.                                                                                        SÁNG: 3D                                                                  Ngày dạy :  Thứ 2 - 8 - 01 - 2018.


      ( Dạy ghép)

TIẾT 3 + 4:                                   TẬP ĐỌC - KỂ CHUYỆN
                                               HAI BÀ TRƯNG (2 TIẾT)
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

  -  Đọc trôi chảy toàn bài, đọc đúng : ruộng nương, lên rừng, lập mưu,...Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ ; bước đầu biết  đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện.

     + Kể lại được từng đoạn câu chuyện theo tranh minh hoạ. Kể tự nhiên, phối hợp được lời kể với điệu bộ, động tác ; biết thay đổi giọng kể cho phù hợp với nội dung câu chuyện.

  - Hiểu các từ ngữ : giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu,...

    + Hiểu nội dung : Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại sâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. 

  -  Đặt mục tiêu ; đảm nhận trách nhiệm ; kiên định ; giải quyết vấn đề.

    + Lắng nghe tích cực ; tư duy sáng tạo.

 - GD HS tự hào về truyền thống yêu nước, đánh giặc của nhân dân ta.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

  - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

- GV kiểm tra sách TV3 - tập 2 của HS.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:  GV giới thiệu tên 7 chủ điểm. HS quan sát tranh minh hoạ chủ điểm : Các chiến sĩ biên phòng tuần tra biên giới của Tổ quốc.
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

· GVđọc diễn cảm toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ  nội dung bài đọc.

· HD HS  luyện đọc và tìm hiểu đoạn 1:

 - HS tiếp nối nhau đọc 4 câu trong đoạn. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

 - 2, 3 HS đọc cả đoạn. GV kết hợp nhắc HS ngắt nghỉ hơi đúng  sau các dấu câu. GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải : giặc ngoại xâm, đô hộ.

 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 1. 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 1.

 - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi: Nêu những tội ác của giặc ngoại sâm đối với nhân dân ta. 

 - Một vài HS thi đọc lại đoạn văn. GV hướng dẫn HS đọc ở bảng phụ.

· HS luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2.

 - HS tiếp nối nhau đọc 4 câu của đoạn 2. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

 - 2, 3 HS đọc cả đoạn. GV giúp HS  hiểu các từ ngữ : Mê Linh, nuôi chí  .

 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 2. 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 2.

 - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi : Hai Bà Trưng có  tài  và  có  chí  lớn ntn ? 

 - Một vài HS thi đọc đoạn văn.

· HS luyện đọc và tìm hiểu đoạn 3.

 - HS tiếp nối nhau đọc 8 câu của đoạn 3. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

 - 2 HS đọc đoạn 3. GV giúp HS  hiểu các từ ngữ : Luy Lâu, trẩy quân,...  

 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 3 . 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 3.

 - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi : + Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ? 

   + Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa.

 - Một vài HS thi đọc đoạn văn.

· HS luyện đọc và tìm hiểu đoạn 4.

 - HS tiếp nối nhau đọc 4 câu trong đoạn. GV phát hiện lỗi phát âm của HS  để sửa cho các em.

 - 2 HS đọc đoạn văn. 
 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 4 . 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 4.

 - HS đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi : + Kết quả của cuộc khởi nghĩa ntn? 

  + Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng ? 

 - Một vài HS thi đọc đoạn văn.

=> GV chốt ND: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. 

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 - GV đọc diễn cảm 1 đoạn của bài. 
 - 1 vài HS đọc lại đoạn văn.

 - 1 HS  đọc cả bài. 

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ : Các em quan sát 4 tranh minh hoạ và tập kể từng đoạn của câu chuyện.

 - HD HS kể chuyện :

  + GV  nhắc HS chú ý : Quan sát tranh kết hợp với nhớ cốt truyện để kể.

  + HS quan sát lần lượt từng tranh trong SGK.

  + 4 HS tiếp nối nhau kể 4 đoạn của câu chuyện theo tranh.

  + Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung lời kể của mỗi bạn, bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất.

3. Củng cố, dặn dò:

  - GV hỏi : Câu chuyện này giúp các em hiểu được điều gì ?

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hay.

  - Dặn dò HS VN tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.



     Ngày soạn :  03 - 01 - 2018.                                                                                        CHIỀU: 3B                                                              Ngày dạy :  Thứ 4 - 10 - 01 - 2018.
TIẾT 1:                                         TỰ NHIÊN - XÃ HỘI
                                             VỆ SINH MÔI TRƯ​ỜNG (TIẾP)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nêu tác hại của ngư​ời và gia súc phóng uế bừa bãi. Thực hiện đại tiểu tiện đúng nơi quy định.

 - Rèn kĩ năng khi đi đại tiểu tiện.

 - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của phân và nước tiểu ảnh hưởng đến sức phỏe con người.

 - GD HS có hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

II. CHUẨN BỊ :  Các hình trang 70, 71 SGK.                      

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Em hãy nêu tác hại của rác đối với sức khỏe con người.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:
                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Quan sát tranh 

· Mục tiêu: Nêu tác hại của ng​ười và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức khỏe con người.

· Cách tiến hành:

  - Bư​ớc 1: Quan sát cá nhân

     HS quan sát các hình trang 70, 71 SGK. 

  - B​ước 2: GV yêu cầu một số em nói nhận xét những gì quan sát thấy trong hình.

  - Bư​ớc 3: Thảo luận nhóm 

  + Nêu tác hại của ng​ười và gia súc phóng uế bừa bãi. Hãy cho một số dẫn chứng cụ thể em đã quan sát thấy ở địa ph​ương (đ​ường làng, ngõ xóm, bến xe, bến tàu,...).

  + Cần phải làm gì để tránh những hiện t​ượng trên ?

  + Các nhóm trình bày, GV nhận xét và kết luận.

=> KL: Phân và nước tiểu là chất cặn bã của quá trình tiêu hóa và bài tiết. Chúng có mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh. Vì vậy, chúng ta phải đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định ; không để vật nuôi phóng uế bừa bãi.
* HĐ 2 : Thảo luận nhóm

· Mục tiêu : Biết đ​ược các loại nhà tiêu và cách sử dụng hợp vệ sinh. 

· Cách tiến hành:
  - B​ước 1: GV chia thành nhiều nhóm và yêu cầu các em quan sát hình 3, 4 trang 71 SGK và trả lời theo gợi ý :  Chỉ và nói tên từng loại nhà tiêu có trong hình.

  - B​ước 2: Thảo luận : Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau : 

  + Ở địa ph​ương bạn th​ường sử dụng loại nhà tiêu nào ?

  + Bạn và những ng​ười trong gia đình cần làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn sạch sẽ ?

  + Đối với vật nuôi thì cần làm gì để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi tr​ường ?

    Đại diện HS các nhóm phát biểu ý kiến. 

   GV căn cứ vào ý kiến của các nhóm để HD HS, ở các vùng khác nhau có loại nhà tiêu khác nhau nên cách sử dụng cũng khác nhau.

=> KL : Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xử lí phân ng​ười và động vật hợp lí sẽ góp phần phòng chống ô nhiễm môi tr​ường không khí, đất và n​ước.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - HS  nhắc lại nội dung bài. GVNX tiết học.  Nhắc HS thực hiện tốt VSMT.

TIẾT 2:                                           LUYỆN VIẾT
                                                BÀI 16 : ĐI HỌC
I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài thơ Đi học.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ : HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 
1. Kiểm tra bài cũ:

- HS viết: Y, trẻ, già, nòi.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:  

b) Các hoạt động
* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa H, M, N, T, C . 

 - 1, 2 HS đọc bài thơ Đi học.   

 - GV hỏi HS: Bài thơ viết theo thể thơ gì ?        

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài, chữ khó viết dễ lẫn.

 - Cho HS luyện viết chữ cái hoa  H, M, N, T, C và chữ khó viết vào bảng con 
 - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

  - GV nêu yêu cầu viết.
- HS viết bài vào vở, từng dòng theo mẫu. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
 - GVthu chấm 1/3 số bài. 
 - Nhận xét bài viết của HS.
 - HDHS chữa lỗi chung ( nếu có).
3. Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên dư​ơng HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết lại cho đúng, đẹp.

TIẾT 3:                                                    TOÁN*
LUYỆN TẬP  VỀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC VÀ
GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về tính giá trị của biểu thức và giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Vận dụng kiến thức vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:   GV : Một số bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: - GV kiểm tra trong khi ôn.
2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:  

b) Các hoạt động

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc các quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - HS, GV nhận xét, bố sung (nếu cần).

  - HS  nêu cách tìm một phần mấy của một số.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2: Củng cố về tính giá trị của biểu thức

· Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

           105 + 50 + 3                                                      8 x 5 : 2

           368 -  58 + 27                                                    54 : 6 x 7

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - 2, 3 HS nêu thứ tự thực hiện phép tính.

 - Cho HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài. Củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia.

· Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :

   a) 245 + 10 x 3                                              b) 272 - 100 : 2

       51 x 4 - 100                                                   130 + 90 x 5

- HS làm tiếp phần a, b.

 - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

· Bài 3: Tính giá trị của biểu thức :

  a) 5 x (55 + 25)                             b) (84 - 24) : 3                   c) (100 + 11) x 8

      35 - (30 - 10)                                 70 - (20 +15)                      357 +(13 +7)

 - GV giúp HS tính giá trị của biểu thức đầu.
 - Cho HS làm phần a, b. 2 HS làm bảng lớp.

 - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

* HĐ3 : Luyện tập về giải toán

· Bài 4: Một thùng đựng được 42l mật ong, lấy ra 1/7 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán. GV phân tích bài toán.

 - HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

 - Chữa bài, củng cố về giải bài toán có hai phép tính.

3. Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT. Nhận xét  tiết học. Dặn dò VN xem lại bài.
______________________________________________________________

HIỆU TRƯỞNG KÍ DUYỆT
CHIỀU
TIẾT 1 :                                                       TOÁN

                                     TIẾT 91 :  CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 -  Nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác không). Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng. Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong nhóm các số có bốn chữ số. (trường hợp đơn giản).

 - Rèn luyện kĩ năng  đọc, viết, nhận biết số đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :   HS : Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 100, 10 hoặc 1 ô vuông.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:   10 đơn vị bằng mấy chục ? 10 chục bằng mấy trăm ?

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Giới thiệu số có bốn chữ số
· Giới thiệu số 1423 :

 - GV cho HS lấy ra 1 tấm bìa (như hình vẽ trong SGK) rồi cho HS quan sát, nhận xét để biết mỗi tấm bìa có 10 cột, mỗi cột có 10 ô vuông, mỗi tấm bìa có 100 ô vuông.

 - Cho HS lấy và xếp các nhóm tấm bìa như trong SGK rồi nhận xét để biết từng nhóm có số ô vuông là :1000, 400, 20 và 3 ô vuông.

 - GV cho HS quan sát bảng các hàng, từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. GV hướng dẫn HS nhận xét - GV nêu : số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị viết là : 1423, đọc là  “Một nghìn bốn trăm hai mươi ba”. Cho vài HS chỉ vào 1423 rồi đọc số đó.

    Cho HS chỉ vào từng chữ số rồi nêu tương tự như trên.

 - GV hướng dẫn HS quan sát rồi nêu :

    Số 1423 là số có bốn chữ số, kể từ trái sang phải : chữ số 1 chỉ một nghìn, chữ số 4 chỉ bốn trăm, chữ số 2 chỉ hai chục, chữ số 3 chỉ ba đơn vị.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:

 - GV hướng dẫn HS nêu bài mẫu (tương tự bài học) rồi cho HS tự làm và chữa bài.

 Chú ý : Khi 1, 4, 5 ở hàng đơn vị của số có bốn chữ số thì cách đọc số tương tự như khi 1, 4, 5 ở hàng đơn vị của số có ba chữ số.

                - Củng cố về cách đọc, viết số có bốn chữ số.

· Bài 2:

- HS xác định yêu cầu bài.

- GV hướng dẫn HS nêu bài mẫu rồi tự làm bài, chữa bài.

- Củng cố về đọc, viết số có bốn chữ số.

·  Bài 3:

       - HS xác định yêu cầu bài.

       - HS làm phần a, b.

       - HS viết số thích hợp vào ô trống.

       - Cho HS đọc nhiều lần từng dãy số (nếu còn thời gian).

  - Rèn kĩ năng đọc, viết só có bốn chữ số.

 3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV khắc sâu  cách đọc, viết số có bốn chữ số.  

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau


TIẾT :                                                      TOÁN*

                                            LUYỆN TẬP  VỀ GIẢI TOÁN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính và so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn. Số lớn gấp mấy lần số bé.

 - Vận dụng kiến thức vào giải toán nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:   GV : Một số bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ?

  - Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

  - HS nêu cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Luyện tập về giải toán

· Bài 1: Lớp 3A có 35 HS, trong đó có 7 HS giỏi. Hỏi  lớp 3A có số HS giỏi bằng  một

phần mấy số HS cả lớp ?

 - HS đọc bài toán. Cho HS xác định dạng toán.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. 

 - Củng cố cách giải bài toán dạng so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

· Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán đ​ược 45 kg đ​ường, buổi chiều bán đ​ược số đư​ờng gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán đ​ược bao nhiêu ki- lô-gam đ​ường ?

 - HS đọc bài toán. 1 HS  nêu các b​ước giải bài toán.

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính có liên quan đến đơn vị đo khối l​ượng là kg.

· Bài 3: Ngăn trên có 9 quyển sách, ngăn d​ưới có 36 quyển sách. Hỏi ngăn d​ưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên ?

 - HS đọc bài toán. HS xác định dạng toán.

 - 1 HS  nêu cách làm. Cho HS  giải bài  vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

· Bài 4 (Nếu còn thời gian) : Một thùng đựng đ​ược 50l nước mắm, lấy ra 1/5 số lít nước mắm đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

 - HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 3:                                         LUYỆN VIẾT
                                 BÀI 19 :  ANH HÙNG BIỂN CẢ

I. MỤC ĐÍCH,  YÊU CẦU :
  - Củng cố cách viết bài Anh hùng biển cả.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. CHUẨN BỊ :      HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa A, C, B, N, M, T. 

 - 1, 2 HS đọc bài  Anh hùng biển cả.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
   - Cho HS luyện viết chữ cái hoa A, C, B, N, M, T vào bảng con.

   - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

   - GVnêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
  - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

  - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.

          _____________________________________________________________

SÁNG                                                                                                        Ngày soạn :  30 - 12 - 2015.
                                                                                    Ngày dạy : Thứ 3- 05 - 01 - 2016.
TIẾT 1 :                                                      TẬP ĐỌC 
             BÁO CÁO KẾT QUẢ THÁNG THI ĐUA "NOI GƯƠNG CHÚ BỘ ĐỘI"

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Rèn kĩ năng đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng : noi gương, làm bài, lao động,... Bước đầu biết đọc đúng giọng một bản báo cáo.

 - Hiểu nội dung một bản báo cáo hoạt động của tổ.

 - Thu thập và xử lí thông tin ; thể hiện sự tự tin ; lắng nghe tích cực.

 - GD HS tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp, thi đua cùng nhau học tập tốt.

II. CHUẨN BỊ : 

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn các đoạn văn cần HD HS luyện đọc (HĐ1). 4 băng giấy ghi chi tiết nội dung các mục của báo cáo (HĐ3).

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - 3 HS tiếp nối nhau - mỗi em kể 1 đoạn của câu chuyện  Hai Bà Trưng. Sau đó trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc.
                          b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GV đọc toàn bài.

 - HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ .

    + GV chia bài thành 3 đoạn.

    + Luyện đọc từng đoạn: HS đọc nối tiếp nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp  HD HS ngắt nghỉ hơi rõ ràng, mạch lạc sau các dấu câu, đọc đúng giọng báo cáo ở bảng phụ.  
 - GV giúp HS  hiểu nghĩa một số từ ngữ : Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày 22/12.

* HĐ2: Hư​ớng dẫn HS tìm hiểu bài
 - HS đọc thầm, đọc lướt bản báo cáo và trả lời câu hỏi :

  + Theo em, báo cáo trên là của ai ? 

  + Bạn đó báo cáo với những ai ? 

  + Báo cáo gồm những nội dung nào ? 

  + Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ? 

* HĐ3:  Luyện đọc lại

 - GVđọc lại bài thơ.

 - GV tổ chức cho HS thi đọc bằng hình thức : Trò chơi Gắn đúng vào báo cáo.

 - GV nói cách chơi. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn thắng cuộc là bạn gắn đúng, nhanh, phát âm chính xác, đọc đúng giọng của báo cáo. 

  - 1, 2 HS đọc toàn bài. Cả lớp và GV bình chọn bạn đọc đúng nhất giọng báo cáo.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt.

 - Dặn dò VN đọc lại bài, nhớ lại những gì tổ, lớp mình đã làm được trong tháng vừa qua để chuẩn bị học tốt tiết TLV cuối tuần 20.


TIẾT 2:                                           CHÍNH TẢ  (N-V)

                                                  HAI BÀ TRƯNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng  hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT phân biệt l/n (BT2/a, BT3/a). 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :  
  - GV : Bảng lớp viết những từ ngữ cần điền trong nội dung BT2/a. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra vở BTTV in - Lớp 3- tập 2 của HS.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  -  Giúp HS nhận xét chính tả :

  + Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết tntn ? 

  + Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Các tên riêng đó được viết ntn ? 

 HS đọc thầm đoạn chính tả, viết vào nháp những từ  các em dễ viết sai để ghi nhớ.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV chọn cho HS làm phần a). 

 - HS đọc yêu cầu bài.   

 - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài, làm BT vào vở BT. GV theo dõi từng HS làm bài để phát hiện lỗi của HS.

 - 2 HS thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp ; sau đó, đọc kết quả.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

   a) lành lặn, nao núng, lanh lảnh

 - Nhiều HS đọc lại kết quả theo lời giải đúng. GV sửa lỗi phát âm cho HS nếu có. Củng cố phân biệt âm đầu l/n.

· Bài 3:

 - GV chon cho HS làm phần a).  

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - HS làm bài vào vở BT. 2 HS làm bảng lớp.

 - Cả lớp và GV cùng nhận xét chữa bài. VD : liên lạc, long lanh, la hét,... nóng nực, nong tằm, nương rẫy,...

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, ghi nhớ cách viết các từ ngữ trong bài tập 2/a, BT3/a. 

TIẾT 3 :                                                   TOÁN
                                           TIẾT 92 : LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

 - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số đều khác 0). Biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số. Bước đầu làm quen với các số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000).

 - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có bốn chữ số đúng, nhanh.

 - HS ham học hỏi, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ :     

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:    - GV viết số trên bảng, 2 HS đọc : 1984 ; 9171 ; 2835.                                        

                                     - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

  * HĐ :  GV tổ chức HD HS tự làm các bài tập rồi chữa bài.
· Bài 1:

 - HS xác định yêu cầu bài.

    - Cho HS tự đọc rồi tự viết số theo mẫu vào vở, chữa bài cho HS nhìn vào số để đọc   số.

    - Củng cố cách viết số có bốn chữ số.

· Bài 2:

  - 1 HS đọc yêu cầu bài.

  - GV cho HS tự làm rồi chữa bài (tương tự như bài 1). GV theo dõi và giúp các em.

  - Lưu ý HS đọc đúng quy định với các trường hợp chữ số hàng đơn vị là 1, 4, 5.

· Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài, cho HS nêu cách làm rồi làm bài.

  - HS làm phần a, b.

  - Chữa bài HS nêu nhận xét từng dãy số.

  - Rèn kĩ năng nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong từng dãy số.

· Bài 4:

 - Cho HS tự làm rồi chữa bài. Nên cho HS chỉ vào từng vạch trên tia số và đọc lần lượt: 0 ; 1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000.

 - Củng cố các số tròn nghìn.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách đọc, viết các số có bốn chữ số.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.

TIẾT 4                                                     THỦ CÔNG 

                    ÔN TẬP CHƯ​ƠNG II : CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN 

I- MỤC  ĐÍCH ,YÊU CẦU :

- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.

- HS cắt đ​ược ít nhất hai hoặc ba chữ cái trong các chữ cái đã học.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- CHUẨN BỊ : 

- Giấy màu, kéo, keo. Mẫu các chữ cái của 5 bài đã học.

III- CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC CHỦ YẾU : 

1 . Kiểm tra: 

                 Nêu quy trình cắt, dán chữ hoa U, I.

2 . Bài mới .       a - Giới thiệu bài .
                           b - Các hoạt động

* HĐ1: Củng cố kiến thức

- Cho HS nhắc lại quy trình cắt, dán :

  + Chữ hoa H, U, I, V, E.

  + Chữ VUI VẺ

- GV chuẩn xác lại kiến thức để HS nắm chắc hơn.

* HĐ 2: Thực hành

- GV cho HS tự lựa chọn hai trong số các chữ cái đã học rồi hoàn thành sản phẩm.

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- HS các em có thể làm đ​​ược nhiều hơn hai sản phẩm quy định.

- Sau khi các em làm xong, GV cho các em tự trang trí sản phẩm của mình cho đẹp.

- HS tr​ư​ng bày sản phẩm.

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

- GV tuyên d​ư​ơng, khen ngợi những HS có sản phẩm đẹp, trang trí tốt.

3 . Củng cố – Dặn dò .

- HS nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.

- Nhận xét về ý thức học tập.

          _____________________________________________________________

CHIỀU:

TIẾT 2                                                        TOÁN*

LUYỆN TẬP VỀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

GIẢI TOÁN BẰNG 2 PHÉP TÍNH

I . MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
- Củng cố về cách tính giá trị biểu thức ở các dạng khác nhau. Giải toán bằng 2 phép tính.

- Rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức ở các dạng đã học và giải toán.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. CHUẨN BỊ

- Bảng phụ ghi BT.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

*HĐ1: Luyện tập: SD bảng phụ.

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

(27+51) : 2              408 : (18 : 3 )        250 : ( 3 + 2) - 45


        68 x 7 - 17 x 5        61 x 5 - 296 : 4        258 + 66 : 2 - 39

- HS nờu yờu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm bảng con, làm cỏ nhõn vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về tính giỏ trị biểu thức.

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

  a) 125 + 19 x 5           312 x (68 : 4)

        205 - 65 : 5              ( 308 - 129 ) x 6

- HS nờu yờu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở.
- HS lên bảng làm. HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về tính giỏ trị biểu thức.

Bài 3: Lớp 3A có 35 học sinh. Hỏi nếu dùng loại bàn 2 chỗ ngồi thì phải kê ở lớp 3A là bao nhiêu bộ bàn ghế ?

- HS nờu yờu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toỏn.

Bài 4 ( nếu cũn thời gian): Một tấm vải dài 82 m. Người bán hàng đã bán 2 lần: Một lần 12 m và một lần 36 m. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

- HS nờu yờu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở. HS lên bảng làm, nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toỏn.

*HĐ2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      

SÁNG                                                                                       Ngày soạn:  31 - 12 - 2015.
                                                                                    Ngày dạy: Thứ 4 -  06 -  01 - 2016.
TIẾT 1:                                                     TOÁN
                            TIẾT 93 : CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp)

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Biết cách đọc, viết các số có bốn chữ số (tr​ường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, 

hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó của số có bốn chữ số ; tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số.

 - Rèn kĩ năng đọc, viết, nhận biết các số có bốn chữ số nhanh, chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ:  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   HS đọc số sau : 3207 ; 4185. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Giới thiệu số có bốn chữ số, các trư​ờng hợp có chữ số 0  

 - GV HD HS quan sát, nhận xét bảng trong bài học rồi tự viết số, đọc số. Chẳng hạn : 

 + Ở dòng đầu, HS nêu : “ Ta phải viết số gồm 2 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị ”, rồi viết 2000 và viết ở cột đọc số : hai nghìn.
+ Tư​ơng tự như vậy sẽ có bảng sau :

	HÀNG

Nghìn   Trăm   Chục    Đơn vị
	VIẾT SỐ
	ĐỌC SỐ

	  2            0          0           0
	2000
	Hai nghìn

	  2            7          0           0
	2700
	Hai nghìn bảy trăm

	  2            7          5           0
	2750
	Hai nghìn bảy trăm năm m​ươi

	  2            0          2           0
	2020
	Hai nghìn không trăm hai m​ươi

	  2            4          0           2
	2402
	Hai nghìn bốn trăm linh hai

	  2            0          0           5
	2005
	Hai nghìn không trăm linh năm


=> Chú ý : HD HS khi viết số, đọc số đều viết, đọc từ trái sang phải (từ hàng cao đến hàng thấp hơn).

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:
  - HS nêu yêu cầu BT.

  - 1 HS nhắc lại cách đọc mẫu.

  - HS làm miệng. Nhận xét, chữa bài.

  - Củng cố về cách đọc số có bốn chữ số.

· Bài 2:

  - HS nêu yêu cầu BT. 

  - 1 HS nhận xét về dãy số đã cho sau đó nêu số tiếp theo.

  - HS làm bài vào vở và chữa bài : cho HS đọc lại từng dãy số.

  - Củng cố cách viết số liền sau số đã cho.

· Bài 3: 

  - HS nêu yêu cầu BT. 

  - HS nêu đặc điểm từng dãy số đã cho. 

  - HS tự điền thêm số còn thiếu vào dãy số. GV theo dõi HS còn lúng túng.

  - GV nhấn mạnh để HS biết dãy số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục.

  - Củng cố cách viết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - Nhận xét về ý thức học tập của HS.

  - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 2:                                                    ĐẠO ĐỨC
ĐOÀN KẾT VỚI THIẾU NHI QUỐC TẾ (Tiết 1)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Bư​ớc đầu biết Thiếu nhi thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ. Biết đ​ược trẻ em có quyền đ​ược tự do kết giao bạn bè, quyền đ​ược mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết vủa dân tộc mình, đ​ược đối xử bình đẳng. 

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trư​ờng, địa ph​ương tổ chức.

- Các KNS đ​ược GD trong bài: KN trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế, KN ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế, KN bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

- Có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi các nư​ớc khác.

II. CHUẨN BỊ: 

- Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh, các t​ư liệu về hoạt động giao l​ưu giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế.

- Vở bài tập đạo đức 3.

- Các PP dạy học: PP thảo luận nhóm, nói về cảm xúc của mình.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                              b) Các hoạt động:


* HĐ 1: Phân tích thông tin.

· Mục tiêu: HS biết những biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thiếu nhi quốc tế; Hiểu trẻ em có quyền tự do, kết giao bạn bè.

·  Cách tiến hành: - GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát 2 bức tranh trong vở BT Đạo đức – T.30; sau đó thảo luận và tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của các hoạt động trong mỗi tranh đó.

- Đại diện các nhóm trình bày.

-> KL: Thiếu nhi Việt Nam cũng có rất nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các n​ước khác. Đó là quyền của trẻ em đ​ược tự do kết giao với bạn bè khắp năm châu bốn biển.

* HĐ 2: Du lịch thế giới.

· Mục tiêu: HS biết thêm về nền văn hoá, về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi một số n​ước trên thế giới và trong khu vực.

·  Cách tiến hành: - HS quan sát tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế, các t​ư liệu về HĐ giao l​ưu giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế.

- Yêu cầu HS nêu câu hỏi 2 trong vở BT đạo đức - 30 => trả lời.

-> KL: Thiếu nhi các n​ớc tuy khác nhau về màu da, ngôn ngữ ... nh​ưng có nhiều điểm giống nhau nh​ư đều yêu th​ương mọi ng​ười, yêu quê h​ương đất n​ước mình, yêu hoà bình ...

* HĐ 3: Thảo luận nhóm.

·  Mục tiêu: HS biết đ​ược những việc cần làm để tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
· Cách tiến hành: 
- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận, liệt kê những việc các em có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
- Các nhóm tiến hành thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung.

=> KL: Có rất nhiều việc cần làm để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế: Lấy chữ kí, quyên góp, ủng hộ thiếu nhi những n​ước bị thiêu tai, chiến tranh, ...

- HS liên hệ và tự liên hệ về những việc mà lớp, tr​ường hoặc bản thân đã làm để bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu KT về tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.

- Nhận xét giờ học. Dặn HSCB bài sau: S​ưu tầm tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế, các t​ư liệu về HĐ giao l​ưu giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế; vẽ tranh, làm thơ về tình hữu nghị với TN quốc tế..

 

TIẾT 3:                                       LUYỆN TỪ VÀ CÂU

            NHÂN HOÁ. ÔN CÁCH ĐẶT VÀ TRẢ LỜI CÂU HỎI KHI NÀO ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nhận biết đ​ược hiện t​ượng nhân hoá, các cách nhân hoá (BT1, BT2) ; ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?; tìm đ​ược các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?; trả lời đ​ược câu hỏi Khi nào ? (BT3, BT4).

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập một cách linh hoạt, chính xác. 

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ:   - Ba băng giấy viết ND BT1.

                          - Bảng lớp viết sẵn các câu văn trong BT3, BT4. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài 1

 - HSTB nêu yêu cầu BT. Cả lớp theo dõi trong SGK. 

 - HS làm bài cá nhân. GV phát riêng phiếu cho 3 HS làm bài trên phiếu.

 - Ba HS dán bài lên bảng lớp, trình bày kết quả. Cả lớp và GV trao đổi nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - GVKL : Con đom đóm trong bài thơ đ​ược gọi bằng “anh” là từ dùng để gọi ng​ười; tính nết và hoạt động của đom đóm tả bằng những từ ngữ chỉ tính nết và hoạt động của con ngư​ời. Nh​ư vậy là con đom đóm đã đ​ược nhân hoá.

 - Củng cố và giới thiệu về phép nhân hoá.

* HĐ2: Bài 2
 - HSTB đọc yêu cầu của BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV : Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn những con vật nào nữa đ​ược gọi và tả nh​ư

 ng​ười  (nhân hóa) ?

 - Một HS đọc thành tiếng bài Anh Đom Đóm.

 - HS làm bài cá nhân.

 - HS phát biểu ý kiến. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

	Tên các con vật
	Các con vật đư​ợc gọi bằng
	Các con vật đ​ược tả như​ tả ng​ười

	      Cò Bợ
	chị
	ru con : Ru hỡi ! Ru hời !/ Hỡi bé tôi ơi / Ngủ cho ngon giấc.

	Vạc
	thím
	   lặng lẽ mò tôm


  - Củng cố cách nhận biết hiện t​ượng nhân hoá.

* HĐ3: Bài 3

 - HSTB đọc yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm bài.

 - GV nhắc các em đọc kĩ từng câu văn, xác định đúng bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?

 - 3 HS làm bài trên bảng lớp, d​ưới lớp làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS khi làm bài.

 - HS phát biểu ý kiến. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?
* HĐ4: Bài 4 

 - HSTB đọc yêu cầu bài tập.

 - GV nhắc HS : Đây là bài tập  ôn cách đặt và trả lời  câu hỏi Khi nào ? Các em chỉ cần trả lời đúng vào điều đ​ược hỏi.

 - HSG làm mẫu câu 1. HS nhẩm câu trả lời, phát biểu ý kiến.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Khi nào ?

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

        ______________________________________________________________

CHIỀU TIẾT 1:                              TẬP LÀM VĂN*
                                   ÔN CÁC DẠNG VĂN ĐÃ HỌC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về các dạng văn : kể về ng​ười hàng xóm ;  về thành thị, nông thôn.

 - Rèn kĩ năng nói l​ưu loát, rõ ràng. viết chân thật, đúng đề tài, đúng ngữ pháp, đúng chính tả.

 - HS chăm chỉ học tập, có thái độ ứng xử có văn hoá, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

II . CHUẨN BỊ :     HS : VBT T.Việt  ô li.

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY -  HỌC :

* HĐ1:  Củng cố kể về ngư​ời  hàng xóm 
  Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một ng​ười hàng xóm mà em quý mến.

   - 3 HS đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm theo.

   - GV nêu câu hỏi gợi ý HS : 

       +  Ng​ười  hàng xóm đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ?

       +  Ng​ười hàng xóm đó làm nghề gì ?

       + Tình cảm của em đối với ngư​ời hàng xóm đó ntn?

       + Tình cảm của ng​ười  hàng xóm đó đối với gia đình em ntn ?

    - 1, 2 HS dựa vào các câu hỏi gợi ý trên kể miệng về ng​ười hàng xóm của mình.

    - Cả lớp và GV nhận xét, sửa sai.

    - GV cho HS làm bài vào vở BT. (HS viết 5  - 7 câu). 

    - GV theo dõi giúp đỡ em còn lúng túng.

    - Gọi một số HS đọc lại bài viết của mình.

    - Cả lớp, GV nhận xét, bổ sung. GV chấm 1 số bài.

* HĐ2: Kể về thành thị, nông thôn

  - GV gọi một số em kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị).

  - HS, GV nhận xét, tuyên d​ương.

* HĐ3: Củng cố, dặn dò
  - Nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS  học tốt.

  - Dặn dò HS về xem lại bài.

______________________________________________________________________


TIẾT 2:                                                    TOÁN*
                       LUYỆN TẬP  VỀ TÍNH GIÁ TRỊ CỦA BIỂU THỨC

                               GIẢI BÀI TOÁN BẰNG HAI PHÉP TÍNH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về tính giá trị của biểu thức và giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Vận dụng kiến thức vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:   GV : Một số bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc các quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - HS, GV nhận xét, bố sung (nếu cần).

  - HS  nêu cách tìm một phần mấy của một số.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2: Củng cố về tính giá trị của biểu thức

· Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

           105 + 50 + 3                                                      8 x 5 : 2

           368 -  58 + 27                                                    54 : 6 x 7

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - 2, 3 HS nêu thứ tự thực hiện phép tính.

 - Cho HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài. Củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia.

· Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :

   a) 245 + 10 x 3                          b) 400 + 6 x 8                            c) 272 - 100 : 2

       51 x 4 - 100                               20 x 7 + 60                                 130 + 90 x 5

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - GV cho HS nêu cách làm biểu thức : 245 + 10 x 3 = 245 + 30

                                                                                    = 275

 - HS làm tiếp phần a, b.

 - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

· Bài 3: Tính giá trị của biểu thức :

  a) (55 + 25) x 2                             b) (84 - 24) : 3                       c) (100 + 11) x 8

      35 - (30 - 10)                                 70 - (20 +15)                           357 +(13 +7)

 - GV giúp HS tính giá trị của biểu thức đầu.

 - GV cho HS nêu biểu thức này thuộc loại có dấu ngoặc, từ đó nêu thứ tự các phép tính cần làm.                     (55 + 25) x 2 = 80 x 2

                                                        = 160

  - Cho HS làm phần a, b. 2 HS làm bảng lớp.

  - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

* HĐ3 : Luyện tập về giải toán

· Bài 4: Một thùng đựng được 42l mật ong, lấy ra 1/7 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán. GV phân tích bài toán.

 - HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

 - Chữa bài, củng cố về giải bài toán có hai phép tính.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.


SÁNG                                                                                                  Ngày soạn :        02 - 01 - 2015.
                                                                                               Ngày dạy : Thứ  6 - 09 - 01 - 2015.

TIẾT 1:                                               TẬP LÀM VĂN

                              NGHE - KỂ : CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 -  Nghe và kể lại được câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng. Viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c. 

 - Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. Viết đúng nội dung, đúng ngữ pháp, rõ ràng, đủ ý.

 - Lắng nghe tích cực ; thể hiện tự tin ; quản lí thời gian.

 - GD HS tự hào về ông Phạm Ngũ Lão - một vị tướng rất giỏi của nước ta thời Trần.  

II. CHUẨN BỊ :    

 - Tranh minh hoạ truyện  Chàng trai làng Phù Ủng trong SGK.

 - Bảng lớp viết ba câu hỏi gợi ý kể chuyện (BT1). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài: 
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Bài tập 1

  - HS nghe - kể chuyện.

  + GV nêu yêu cầu của BT. Giới thiệu về Phạm Ngũ Lão.

  + Cả lớp đọc lại yêu cầu của bài, đọc 3 câu hỏi gợi ý ở trong SGK, quan sát tranh minh hoạ
+ GV kể chuyện lần 1, hỏi HS :

  . Truyện này có những nhân vật nào ? 

  . GV nói thêm về Trần Hưng Đạo.

  - GV kể lại lần 2, sau đó hỏi :

  . Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ?

  . Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ? 

  . Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ? 

  - HS tập kể

  . Từng tốp 3 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

  . 3 nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện.

  . GV mời 3 HS  phân vai kể lại toàn bộ câu chuyện.

  . Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyện hay nhất.

* HĐ2 : Bài tập 2
 - 1 HS  đọc yêu cầu của BT.

 - HS làm bài. GV nhắc các em trả lời rõ ràng, đầy đủ, thành câu.(HS làm câu b hoặc c).

 - Một số HS đọc bài viết.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay, viết bài tốt.

  - Dặn dò HS  về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


TIẾT 3:                                                         TOÁN
                                     TIẾT 95 : SỐ 10 000 - LUYỆN TẬP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Biết số 10 000 (mười nghìn hoặc một vạn). Biết về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số.

 - Rèn luyện kĩ năng nhận biết, viết các số đúng, nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. CHUẨN BỊ :  GV : 10 tấm bìa viết số               (như trong SGK). 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: - GV viết các số gọi HS đọc : 9831 ; 1962 ; 5754                                          - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Giới thiệu số 10 000 

   - Cho HS lấy 8 tấm bìa có ghi              và xếp như SGK rồi hỏi để HS trả lời và nhận ra có 8000 rồi đọc số :  “tám nghìn”.

   - GV cho HS lấy thêm 1 tấm bìa có ghi               rồi vừa xếp tiếp vào nhóm 8 tấm bìa (như SGK) vừa trả lời câu hỏi : “tám nghìn thêm 1một nghìn là mấy nghìn ?”.Cho HS nêu lại câu trả lời rồi nhìn vào số 9000 ở dưới nhóm các tấm bìa và đọc số : “chín nghìn”.

  - GV cho HS lấy thêm 1 tấm bìa có ghi                   rồi vừa xếp tiếp vào nhóm 9 tấm bìa (như SGK) vừa trả lời câu hỏi : “chín nghìn thêm một nghìn là mấy nghìn ?”. HS nêu lại câu trả lời rồi nhìn vào số 10 000 và đọc số :  “mười nghìn”.

 - GV giới thiệu : số 10 000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn.  Gọi vài  HS  chỉ  vào  số 

10 000 và đọc số :  “mười nghìn” hoặc  “một vạn”.

  - GV nêu câu hỏi để HS trả lời và nhận biết số mười nghìn hoặc một vạn là số có năm chữ số, gồm 1 chữ số 1 và bốn chữ số 0.

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài, gọi một vài HS đọc các số tròn nghìn và trả lời câu hỏi để nhận biết các số tròn nghìn đều có tận cùng bên phải ba chữ số 0, riêng số mười nghìn có tận cùng bên phải bốn chữ số 0.

  - Rèn kĩ năng viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000.

· Bài 2:

  - HD HS tương tự bài 1.

 - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS.

 - Củng cố về các số tròn trăm từ 9300 đến 9900.

·  Bài 3: 

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HDHS tương tự bài 2.

 - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS.

 - Củng cố về các số tròn chục từ  9940 đến  9990.

· Bài 4: 

 - HDHS tương tự bài 3. nêu câu hỏi để giúp HS nhận ra 10 000 là 9999 thêm 1.

 - Chữa bài, GV chuẩn xác KT. 

· Bài 5:

  - GV nêu từng số, chẳng hạn 2665 rồi cho HS viết số liền trước là 2664, và số liền sau là 2666.

  -  Củng cố về số liền trước, liền sau của mỗi số.

3. Củng cố, dặn dò:
 - 3 HS đọc số 10 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


TIẾT 4:                                                 SINH HOẠT
                                                 SINH HOẠT LỚP

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định, rèn ý thức tự quản cao.
 - Giáo dục ý thức chăm ngoan, học giỏi.
II. NỘI DUNG SINH HOẠT :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 - Lớp trưởng nhận xét chung.

 - Ý kiến của các thành viên.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

 a) Nề nếp :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   b) Học tập :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  c) Lao động :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   d) Đạo đức :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

*Nhược điểm :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau :
  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

  - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ.

  - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.

  - Giữ gìn bàn ghế, trường lớp cẩn thận, sạch sẽ.

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm “Mừng Đảng, mừng xuân”.


                                                       Tổ tr​ưởng kí duyệt

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

SÁNG                                                                                    Ngày soạn:   13 - 01 - 2012.
                                                                                Ngày dạy: Thứ 5 -  19 -  01 - 2012.

TIẾT 2:                                           CHÍNH TẢ  (N-V)

                                            TRẦN BÌNH TRỌNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng  hình thức bài văn xuôi. Biết viết hoa đúng tên riêng, các chữ đầu câu trong bài. Viết đúng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.
 - Làm đúng BT phân biệt l/n (BT2/a). Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ. 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. CHUẨN BỊ :  
  - GV : Bảng lớp viết những từ ngữ cần điền trong nội dung BT2/a. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:   3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: liên hoan, nên người, lên lớp, náo nức. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HSTB đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - 1 HS đọc chú giải các từ ngữ mới sau đoạn văn.

  -  Giúp HS hiểu nội dung bài chính tả :

  + Khi giặc dụ dỗ hứa phong tước vương, Trần Bình Trọng đã khẳng khái trả lời ra sao ? (HSTB)

  + Em hiểu câu nói này của Trần Bình Trọng ntn ? (HSK- G)

 - GV giúp HS nhận xét chính tả :  

 + Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? (HSTB - Y)

 + Câu nào được đặt trong ngoặc kép, sau dấu hai chấm ? (HSK - G)

  + HS đọc thầm đoạn chính tả, viết vào nháp các tên riêng, những tiếng các em dễ viết mắc lỗi khi viết bài.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV chọn cho HS làm phần a). 

 - HS đọc yêu cầu bài.   

 - Cả lớp đọc thầm  đoạn văn đã lựa chọn, đọc chú giải cuối mỗi đoạn văn về anh hùng Võ Thị Sáu.

 - HS làm BT vào vở BT. GV theo HS làm bài.

 - 2 HS thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp ; sau đó từng em  đọc kết quả.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - 2 HS đọc lại đoạn văn. GV sửa lỗi phát âm cho HS nếu có. Củng cố phân biệt âm đầu l/n.
 Lời giải :  nay là - liên lạc - nhiều lần - luồn sâu - nắm tình hình - có lần - ném lựu đạn.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, ghi nhớ cách viết các từ ngữ trong bài tập 2/a.


  TIẾT 3:                                                TOÁN

                            TIẾT 94 : CÁC SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số. Biết viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

 - Rèn kĩ năng nhận biết cấu tạo, viết các số có bốn chữ số nhanh, chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú học tập.

II. CHUẨN BỊ:  

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:   HS đọc số sau : 2600 ; 3015. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động:

* HĐ1 : GV hướng dẫn HS viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị. 

 - GV cho HS viết lên bảng số 5247. Gọi HS đọc số rồi GV nêu câu hỏi: Số 5247 có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ?. Tiếp đó, GV hướng dẫn HS tự viết 5247 thành tổng của 5 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 7 đơn vị :

                                 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7

   Làm tương tự với các phép tính sau. Lưu ý HS, nếu tổng có các số hạng bằng 0 thì có thể bỏ số hạng đó đi. Chẳng hạn : 7070 = 7000 + 70.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:
  - HSTB nêu yêu cầu BT.

  - GV hướng dẫn HS làm theo mẫu.

           9731 = 9000 + 700 + 30 + 1

  - HS tự làm rồi chữa bài.

  - Củng cố về viết các số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị.

· Bài 2:

  - HSTB nêu yêu cầu BT.  

 - GV hướng dẫn HS làm theo mẫu.

                         4000 + 500 +60 + 7 = 4567

  - HS làm bài vào vở và chữa bài (HSHN - Y - TB làm cột 1 câu a, b ; HSK- G làm cả bài). 

 - Củng cố cách viết các tổng thành số có bốn chữ số.

· Bài 3: 

  - HSTB nêu yêu cầu BT. 

  - GV đọc cho HS viết từng số rồi chữa bài.

 - Củng cố cách viết các số có bốn chữ số.

·  Bài 4: (HSK - G)

  - HS  tự đọc BT, tự  tìm hiểu rồi nêu nhiệm vụ phải làm.

  - HS làm bài rồi chữa bài.

  - Củng cố cách viết số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - Nhận xét về ý thức học tập của HS.

  - Dặn dò VN xem lại bài.

CHIỀU  TIẾT 1:                                   TẬP LÀM VĂN

                              NGHE - KỂ : CHÀNG TRAI LÀNG PHÙ ỦNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 -  Củng cố về nghe và kể lại được câu chuyện Chàng trai làng Phù Ủng. Viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c. 

 - Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. Viết đúng nội dung, đúng ngữ pháp, rõ ràng, đủ ý.

 - Lắng nghe tích cực ; thể hiện tự tin ; quản lí thời gian.

 - GD HS tự hào về ông Phạm Ngũ Lão - một vị tướng rất giỏi của nước ta thời Trần.  

II. CHUẨN BỊ :    

 - Tranh minh hoạ truyện  Chàng trai làng Phù Ủng trong SGK.

 - HS : Vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài: 
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Bài tập 1

  - HS nghe - kể chuyện.

  + HS nêu yêu cầu của BT. HSG giới thiệu về Phạm Ngũ Lão.

  + Cả lớp đọc lại yêu cầu của bài, đọc 3 câu hỏi gợi ý ở trong SGK, quan sát tranh minh hoạ
+ GV kể chuyện lần 1, hỏi HS :

  . Truyện này có những nhân vật nào ? (HSK)

  . GV hỏi thêm : Trần Hưng Đạo có tên thật là gì ? => (Trần Quốc Tuấn).

  - HSK - G  kể lại lần 2, sau đó hỏi :

  . Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ? (HSTB)

  . Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ? (HSK- G)

  . Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ? (HSG)

  - HS tập kể.

  . Từng tốp 3 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

  . 3 nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện.

  . GV mời 3 HSK- G phân vai kể lại toàn bộ câu chuyện.

  . Cả lớp và GV nhận xét cách kể của mỗi HS và từng nhóm. Cả lớp bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyện hay nhất, những HS chăm chú nghe bạn kể chuyện và có nhận xét chính xác nhất.

* HĐ2 : Bài tập 2
- 1 HSTB đọc yêu cầu của BT.

- HS làm bài. GV nhắc các em trả lời rõ ràng, đầy đủ, thành câu.(HSTB - Y - HN làm câu b hoặc c ; HSK- G làm cả câu b, c).

- Một số HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay, viết bài tốt.

  - Dặn dò HS  về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


TIẾT 2:                                                    TOÁN*
                                       LUYỆN TẬP  VỀ GIẢI TOÁN

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính và so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn. Số lớn gấp mấy lần số bé.

 - Vận dụng kiến thức vào giải toán nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. CHUẨN BỊ:   GV : Một số bài tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ?

  - Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

  - HSK - G nêu cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Luyện tập về giải toán

· Bài 1: Lớp 3A có 35 HS, trong đó có 7 HS giỏi. Hỏi  lớp 3A có số HS giỏi bằng  một

phần mấy số HS cả lớp ?

 - HSTB đọc bài toán. Cho HS xác định dạng toán.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HSHN - Y.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. 

 - Củng cố cách giải bài toán dạng so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

· Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán đ​ược 45 kg đ​ường, buổi chiều bán đ​ược số đư​ờng gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán đ​ợc bao nhiêu ki- lô-gam đ​ường ?

 - HSTB đọc bài toán. 1 HSK- G  nêu các b​ước giải bài toán.

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính có liên quan đến đơn vị đo khối l​ượng là kg.

· Bài 3: Ngăn trên có 9 quyển sách, ngăn d​ưới có 36 quyển sách. Hỏi ngăn d​ưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên ?

 - HSTB đọc bài toán. HS xác định dạng toán.

 - 1 HSK- G  nêu cách làm. Cho HS  giải bài  vào vở, 1 HSK- G lên bảng chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

· Bài 4 (HSK- G) : Một thùng đựng đ​ược 50l nước mắm, lấy ra 1/5 số lít nước mắm đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

 - HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.

=> HSHN làm bài 1, 2. GV theo dõi, giúp đỡ.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.


TIẾT 1:                                       TẬP ĐỌC*
                                                     BỘ ĐỘI VỀ LÀNG

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : rộn ràng,  bịn rịn, xôn xao,... Biết đọc vắt dòng một số dòng thơ cho trọn vẹn ý. Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng giữa các khổ thơ.      

 - Hiểu các từ ngữ : bịn rịn, đơn sơ. Hiểu nội dung bài thơ : Ca ngợi tình cảm quân dân thắm thiết trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

 - Giáo dục HS yêu quý chú bộ đội.

II. CHUẨN BỊ : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

  - GV : Bảng phụ viết khổ thơ cần HD HS đọc.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ:

  - 3 HS tiếp nối nhau - mỗi em kể 1 đoạn của câu chuyện  Hai Bà Trưng. Sau đó trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm bài thơ.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng dòng thơ: HS tiếp nối nhau đọc từng dòng thơ.  HS,  GV  phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từngkhổ thơ :

   . HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ. GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng, đọc đúng các câu cần đọc ở bảng phụ.

   . GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ :  bịn rịn, đơn sơ.
  + Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 - HS đọc thành tiếng cả bài thơ, cả lớp đọc thầm lại, trả lời  các câu hỏi :

  + Tìm những hình ảnh thể hiện không khí tươi vui của xóm nhỏ khi bộ đội về ?

  + Tìm những những hình ảnh nói lên tấm lòng yêu thương của dân làng đối với bộ đội?  

  + Theo em, vì sao dân yêu thương bộ đội như vậy?  

  + Bài thơ giúp em hiểu điều gì ? 

=> GV chốt nội dung bài thơ : Ca ngợi tình cảm quân dân thắm thiết trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ

  - 2, 3 HS  thi đọclại bài thơ. 

  - GV HD HS học thuộc lòng bài thơ.

  - HS thi học thuộc lòng bài thơ : 4 HS đại diện 4 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ. Đại diện nhóm nào đọc tiếp nối nhanh, đọc đúng, đọc hay là nhóm ấy thắng, tuyên dương.  

  - 1 vài HS đọc lại cả bài.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò :

  - Liên hệ thực tế.

  - GV biểu dương những HS học tốt.

  - Dặn dò về nhà tiếp tục HTL bài thơ.

TIẾT 2:                                                         TOÁN*
TIẾT 4:                                                  TẬP VIẾT

                                                   ÔN CHỮ HOA N (tiếp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa N (1 dòng chữ Nh ) ; R, L (1 dòng ) ; viết đúng tên riêng Nhà Rồng  (1 dòng) và câu ứng dụng : Nhớ sông Lô.... nhớ sang Nhị Hà (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - Có ý thức trong khi viết bài.

II. CHUẨN BỊ:   Mẫu chữ hoa N (Nh). Tên riêng: Nhà Rồng.  
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa

+1 HS tìm các chữ viết hoa có trong bài : N(Nh), R, L, C, H.
+ HS nhắc lại cách viết  Nh, R.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết Nh, R.
+ HS tập viết chữ Nh, R trên bảng con.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+1 HS  đọc từ ứng dụng: Nhà Rồng.

+ GV giới thiệu về Nhà Rồng.
+ HS tập viết từ  Nhà Rồng. 

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng

+1 HS đọc câu ứng dụng: Nhớ sông Lô.... nhớ sang Nhị Hà.
+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết  trên bảng con : Nhớ, Lô, Ràng,  Cao Lạng, Nhị Hà .

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- GV thu 1/3 số  bài chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa N.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP HUYỆN
Ngày soạn:  01/ 01/ 2016.

Ngày dạy:  14/ 01 /2016.

Người soạn: Nguyễn Thị Huyền.

Người dạy: Nguyễn Thị Huyền.

Trỡnh độ: Đại học Tiểu học.

Trường: Tiểu học Thượng Quận.

Dạy lớp: 3

______________________________________________________________

                                                   TỰ NHIÊN - XÃ HỘI

                                  BÀI 38:  VỆ SINH MÔI TRƯỜNG (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 -  Nêu được tầm quan trọng của việc xử lí nước thải hợp vệ sinh đối với đời sống con người và động vật, thực vật. Giải thích được tại sao cần phải xử lí nước thải.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

 - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí  các thông tin để biết tác hại của nước bẩn, nước ô nhiễm làm ảnh hưởng tới  sinh vật và sức khỏe con người. Kĩ năng tư duy phê phán: Có tư duy phân tích, phê phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. Kĩ năng làm chủ bản thân : Đảm nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ môi trường. Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi người xung quanh để bảo vệ môi trường.

 - HS có ý thức và hành vi đúng, phòng tránh ô nhiễm nguồn nước để nâng cao sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

II. CHUẨN BỊ :  

- Các hình trong SGK trang 72,73.

- Thảo luận nhóm, tranh luận.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ: 

-   Hiện nay, chỳng ta nờn sử dụng nhà vệ sinh nào là hợp vệ sinh nhất?

-   Chỳng ta cần làm gỡ để cho nhà tiêu luôn sạch sẽ?     

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động :

* HĐ1:  Quan sát tranh 

Mục tiêu :  Biết được những hành vi đúng và hành vi sai trong việc thải nước bẩn ra môi trường sống.

· Cách tiến hành :
- Bước 1: Quan sát hình 1, 2 trang 72 SGK  và thảo luận cặp cõu hỏi: Hóy mụ tả những gỡ em thấy thong hỡnh?

- HS làm việc nhúm 2

- Bước 2: Gọi một vài  HS đại diện nhóm mụ tả những gỡ em thấy thong hỡnh

- Các nhóm khác bổ sung.

- Bước 3: Thảo luận nhóm 4 các câu hỏi: 

1. Theo em nước thải đổ ra như thế có hợp lí không? Vỡ sao?

2. Hóy nờu những tác hại của nước thải đối với môi trường, đối với con người và đối với sinh vật sống dưới nước?
- Bước 4: Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. GV phân tích cho HS hiểu nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất bẩn, vi khuẩn gây bệnh cho con người đặc biệt là nước thải từ các bệnh viện, cỏc nhà mỏy...

=> Kết luận :

- Trong nước thải có chứa nhiều chất bẩn, độc hại và các vi khuẩn gây bệnh

- Nếu để nước thải chưa xử lí thường xuyên chảy vào hồ, ao, sông ngũi sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, làm chết các sinh vật sống trong nước. 

* HĐ2 : Thảo luận về cách xử lí nước thải hợp vệ sinh  

· Mục tiêu : Giải thích được tại sao cần phải xử lí nước thải. 

· Cách tiến hành :

- Bước 1: Từng cá nhân hãy cho biết gia đình hoặc ở địa phương em thì nước thải được chảy đi đâu ? Theo em cách xử lí như vậy hợp lí chưa ? Nên xử lí ntn thì hợp vệ sinh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh ?

- Bước 2: Quan sát hình 3, 4 trang 73 SGK theo nhóm  đôi và TLCH :

+ Theo bạn, hệ thống cống nào hợp vệ sinh ? Tại sao ?

+ Theo bạn, nước thải có cần được xử lí không ?

+ Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp?

- Bước 3: Các nhóm trình bày nhận định của nhóm mình.

    GV lấy VD cụ thể để phân tích cho các em thấy nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khoẻ con người.

=> Kết luận : Việc xử lí các loại nước thải, nhất là nước thải công nghiệp trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung là cần thiết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Bạn hóy bày tỏ ý kiến của mỡnh nhộ !!!

- GV đưa ra từng tỡnh huống.

- HS bày tỏ ý kiến của mỡnh theo, GV cú yờu cầu HS giải thớch vỡ sao?

- GV chốt đáp án.

- GV khắc sâu KT: Để giữ vệ sinh môi trường chúng ta cần làm gỡ? 

- GV nhận xét  tiết học.

- Dặn dò HS có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Nhắc HS chuẩn bị tiết sau ụn tõp.

GIÁO ÁN HỘI GIẢNG CẤP HUYỆN

Ngày soạn:  01/ 01/ 2016.

Ngày dạy:  13/ 01 /2016.

Người soạn: Nguyễn Thị Huyền.

Người dạy: Nguyễn Thị Huyền.

Trỡnh độ: Đại học Tiểu học.

Trường: Tiểu học Thượng Quận.

Dạy lớp: 3

___________________________________________________________________

                                                            TOÁN
                                      TIẾT 97 : LUYỆN TẬP 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU : 

- Củng cố khái niệm trung điểm của một đoạn thẳng. Biết cỏch xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.

- Rèn kĩ năng xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

- HS ham học hỏi, sáng tạo.

II. CHUẨN BỊ :  GV : Một đoạn dây gai, thước có vạch cm.

                          HS : Tờ giấy HCN (BT2), thước có vạch cm.   

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :

1. Kiểm tra bài cũ :   
1. Câu nào đúng, câu nào sai?

                                    

                                    






2. Em hiểu thế nào là trung điểm của 1 đoạn thẳng?
2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu.
                        b) Các hoạt động:

 * HD HS làm bài tập 
· Bài 1:

- Yêu cầu : Cho HS biết cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.
- GV hình thành "các bước" xác định trung điểm của đoạn thẳng, chẳng hạn, phần a) :

       + Bước 1 : Đo độ dài đoạn thẳng AB (đo được 4cm).

    + Bước 2 : Chia độ dài đoạn thẳng AB làm hai phần bằng nhau (được một phần bằng 2cm).

    + Bước 3 : Xác định trung điểm M của một đoạn thẳng AB: Đặt thước sao cho vạch 0 cm trùng với điểm A. Đánh dấu điểm M trên AB ứng với vạch 2 cm của thước. Vậy M là trung điểm của AB.

      +  Nhận xét : Độ dài đoạn thẳng bằng 
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 độ dài đoạn thẳng AB. 

       +  Viết là: AM = 
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 AB (AM = 2cm).

   - Áp dụng phần a), cho HS tự làm phần b) vào phiếu học tập.

-  HS đổi phiếu kiểm tra chéo.

- GV, HS kết hợp kiểm tra và chấm, nhận xột một số bài. 

   - Chữa bài, rèn kĩ năng xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

* Bài tập bổ sung: Cho HS xác định trung điểm của một thước kẻ có vạch chia 20 cm hoặc 30 cm.

· Bài 2:

 -  HS đọc yêu cầu bài.

 - Cho HS làm như phần thực hành trong SGK.

 - GVtheo dõi kiểm tra HS gấp tờ giấy để được đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC.

 - Củng cố trung điểm của đoạn thẳng.

 * Nếu cũn thời gian GV yờu cầu HS gấp mảnh giấy hỡnh chữ nhật để xác định trung điểm  M của cạnh AD và trung điểm N của cạch BC.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV gọi một HS lên bảng tìm trung điểm của một đoạn dây.

 -  Nờu cỏc bước xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN, chuẩn bị bài sau.


__________________________________________

               Phiếu thảo luận nhúm 

Cõu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

- Nước thải đổ ra như thế không hợp lí.

- Vỡ nước thải có nhiều chất bẩn, chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh.

Cõu 2: Hóy nờu những tỏc hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

       Làm ô nhiễm môi trường.
 - Đối với con người:

      Làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
         Sinh vật sống dưới nước bị chết.

     Phiếu thảo luận nhúm 

Cõu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

- Nước thải đổ ra như thế không hợp lí.

- Vỡ nước thải có nhiều chất bẩn, chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh.

Cõu 2: Hóy nờu những tỏc hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

       Làm ô nhiễm môi trường.
 - Đối với con người:

      Làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
         Sinh vật sống dưới nước bị chết.

Phiếu thảo luận nhúm

Cõu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

- khụng hợp lớ.

- Vỡ trong nước thải có nhiều chất bẩn, chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh.

Cõu 2: Hóy nờu những tỏc hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

       Làm ô nhiễm môi trường.
 - Đối với con người:

      Truyền bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
         Sinh vật sống dưới nước bị chết.

Phiếu thảo luận nhúm

NHểM: 1

Cõu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cõu 2: Hóy nờu những tỏc hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

.........................................................................................................................................................................................................................
 - Đối với con người:

..........................................................................................................................................................................................................................

 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

PHIẾU BÀI TẬP

Họ và tờn: ......................................................................Lớp:  3

Bài 1: Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.

PHIẾU BÀI TẬP

Họ và tên:..............................................................Lớp 3

Bài 1:     b) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.

PHIẾU BÀI TẬP

Họ và tên:..............................................................Lớp 3

Bài 1:     b) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngũi cần phải xử lớ hết cỏc chất độc hại.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngũi cần phải xử lớ hết cỏc chất độc hại.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sụng, hồ, ao, ngũi cần phải xử lớ hết cỏc chất độc hại.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngũi cần phải xử lớ hết cỏc chất độc hại.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngũi cần phải xử lớ hết cỏc chất độc hại.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Cõu hỏi: Nờu cỏc biện phỏp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Cõu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lớ hết cỏc chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chỳng ta cần làm gỡ để bảo vệ môi trường?

- Xử lớ rỏc thải hợp lớ.

- Không được phóng uế bừa bói.

- Xử lí nước thải hợp lí.

TOÁN.

Câu 1:  Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?

- Là điểm ở giữa 2 điểm và chia độ dài đoạn thẳng đó làm 2 phần bằng nhau.

Câu 2: Nêu cách đo độ dài đoạn thẳng.

- Đặt thước sao cho điểm A trùng với vạch số 0cm rồi dóng điểm B trùng với vạch nào thì độ dài đoạn thẳng bằng số đó.

Câu 3: Nêu các bước gấp.

- Bước 1: Gấp đôi hình chữ nhật theo chiều dài sao cho AD trùng với BC.

- Bước 2: Mở tờ giấy hình chữ nhật ra.

- Bước 3: Đánh dấu trung điểm I trên AB và thẳng với đường gấp. Đánh dấu trung điểm K trên DC và thẳng với đường gấp.

TOÁN.

Câu 1:  Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?

- Là điểm ở giữa 2 điểm và chia độ dài đoạn thẳng đó làm 2 phần bằng nhau.

Câu 2: Nêu cách đo độ dài đoạn thẳng.

- Đặt thước sao cho điểm A trùng với vạch số 0cm rồi dóng điểm B trùng với vạch nào thì độ dài đoạn thẳng bằng số đó.

Câu 3: Nêu các bước gấp.

- Bước 1: Gấp đôi hình chữ nhật theo chiều dài sao cho AD trùng với BC.

- Bước 2: Mở tờ giấy hình chữ nhật ra.

- Bước 3: Đánh dấu trung điểm I trên AB và thẳng với đường gấp. Đánh dấu trung điểm K trên DC và thẳng với đường gấp.

  - Hiểu các từ ngữ : giặc ngoại sâm, đô hộ, Luy Lâu,...

    + Hiểu nội dung : Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại sâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. 

  -  Đặt mục tiêu ; đảm nhận trách nhiệm ; kiên định ; giải quyết vấn đề.

    + Lắng nghe tích cực ; tư duy sáng tạo.

 - GD HS tự hào về truyền thống yêu nước, đánh giặc của nhân dân ta.

II. chuẩn bị : 

  - Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

  - Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần hướng dẫn HS luyện đọc.

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:
  GV kiểm tra sách TV3 - tập 2 của HS.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:  GV giới thiệu tên 7 chủ điểm. HS quan sát tranh minh hoạ chủ điểm : Các chiến sĩ biên phòng tuần tra biên giới của Tổ quốc.
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

· GVđọc diễn cảm toàn bài. HS quan sát tranh minh hoạ  nội dung bài đọc.

· HD HS  luyện đọc và tìm hiểu đoạn 1:

 - HS tiếp nối nhau đọc 4 câu trong đoạn. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

 - 2, 3 HS đọc cả đoạn. GV kết hợp nhắc HS ngắt nghỉ hơi đúng  sau các dấu câu. GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ ngữ được chú giải : giặc ngoại sâm, đô hộ.

 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 1. 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 1.

 - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi: Nêu những tội ác của giặc ngoại sâm đối với nhân dân ta. 

 - Một vài HS thi đọc lại đoạn văn. GV hướng dẫn HS đọc ở bảng phụ.

· HS luyện đọc và tìm hiểu đoạn 2.

 - HS tiếp nối nhau đọc 4 câu của đoạn 2. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

 - 2, 3 HS đọc cả đoạn. GV giúp HS  hiểu các từ ngữ : Mê Linh, nuôi chí  .

 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 2. 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 2.

 - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi : Hai Bà Trưng có  tài  và  có  chí  lớn ntn ? 

 - Một vài HS thi đọc đoạn văn.

· HS luyện đọc và tìm hiểu đoạn 3.

 - HS tiếp nối nhau đọc 8 câu của đoạn 3. HS, GV phát hiện và sửa lỗi phát âm rồi cho HS đọc tiếp.

 - 2 HS đọc đoạn 3. GV giúp HS  hiểu các từ ngữ : Luy Lâu, trẩy quân,...  

 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 3 . 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 3.

 - Cả lớp đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi : + Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa ? 

   + Hãy tìm những chi tiết nói lên khí thế của đoàn quân khởi nghĩa.

 - Một vài HS thi đọc đoạn văn.

· HS luyện đọc và tìm hiểu đoạn 4.

 - HS tiếp nối nhau đọc 4 câu trong đoạn. GV phát hiện lỗi phát âm của HS  để sửa cho các em.

 - 2 HS đọc đoạn văn. 
 - Từng cặp HS luyện đọc đoạn 4 . 

 - Cả lớp đọc ĐT đoạn 4.

 - HS đọc thầm đoạn văn, trả lời  câu hỏi : + Kết quả của cuộc khởi nghĩa ntn? 

  + Vì sao bao đời nay nhân dân ta tôn kính Hai Bà Trưng ? 

 - Một vài HS thi đọc đoạn văn.

=> GV chốt ND: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại sâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. 

* HĐ3 : Luyện đọc lại.
 - GV đọc diễn cảm 1 đoạn của bài. 
 - 1 vài HS đọc lại đoạn văn.

 - 1 HS  đọc cả bài. 

 - Cả lớp, GV nhận xét, bình chọn bạn đọc tốt nhất.

* HĐ4 : Kể chuyện.

  - GV nêu nhiệm vụ : Các em quan sát 4 tranh minh hoạ và tập kể từng đoạn của câu chuyện.

 - HD HS kể chuyện :

  + GV  nhắc HS chú ý : Quan sát tranh kết hợp với nhớ cốt truyện để kể.

  + HS quan sát lần lượt từng tranh trong SGK.

  + 4 HS tiếp nối nhau kể 4 đoạn của câu chuyện theo tranh.

  + Cả lớp và GV nhận xét, bổ sung lời kể của mỗi bạn, bình chọn bạn kể hấp dẫn nhất.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV hỏi : Câu chuyện này giúp các em hiểu được điều gì ?

  - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS đọc bài tốt, kể chuyện hay.

  - Dặn dò HS VN tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


chiều
tiết 1 :                                                       toán

                                     Tiết 91 :  các số có bốn chữ số

I. mục đích, yêu cầu :
 -  Nhận biết các số có bốn chữ số (các chữ số đều khác không). Bước đầu biết đọc, viết các số có bốn chữ số và nhận ra giá trị của các chữ số theo vị trí của nó ở từng hàng. Bước đầu nhận ra thứ tự của các số trong nhóm các số có bốn chữ số. (trường hợp đơn giản).

 - Rèn luyện kĩ năng  đọc, viết, nhận biết số đúng, nhanh.

 - HS  tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị :   HS : Các tấm bìa, mỗi tấm bìa có 100, 10 hoặc 1 « vuông.

III. các hoạt động dạy-  học :

1. Kiểm tra bài cũ:   10 đơn vị bằng mấy chục ? 10 chục bằng mấy trăm ?

2. Bài mới:             a) Giới thiệu bài:
                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1 : Giới thiệu số có bốn chữ số
· Giới thiệu số 1423 :

 - GV cho HS lấy ra 1 tấm bìa (như hình vẽ trong SGK) rồi cho HS quan sát, nhận xét để biết mỗi tấm bìa có 10 cột, mỗi cột có 10 « vuông, mỗi tấm bìa có 100 « vuông.

 - Cho HS lấy và xếp các nhóm tấm bìa như trong SGK rồi nhận xét để biết từng nhóm có số ô vuông là :1000, 400, 20 và 3 « vuông.

 - GV cho HS quan sát bảng các hàng, từ hàng đơn vị đến hàng chục, hàng trăm, hàng nghìn. GV hướng dẫn HS nhận xét - GV nêu : số gồm 1 nghìn, 4 trăm, 2 chục, 3 đơn vị viết là : 1423, đọc là  “Một nghìn bốn trăm hai mươi ba”. Cho vài HS chỉ vào 1423 rồi đọc số đó.

    Cho HS chỉ vào từng chữ số rồi nêu tương tự như trên.

 - GV hướng dẫn HS quan sát rồi nêu :

    Số 1423 là số có bốn chữ số, kể từ trái sang phải : chữ số 1 chỉ một nghìn, chữ số 4 chỉ bốn trăm, chữ số 2 chỉ hai chục, chữ số 3 chỉ ba đơn vị.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:

 - GV hướng dẫn HS nêu bài mẫu (tương tự bài học) rồi cho HS tự làm và chữa bài.

 Chú ý : Khi 1, 4, 5 ở hàng đơn vị của số có bốn chữ số thì cách đọc số tương tự như khi 1, 4, 5 ở hàng đơn vị của số có ba chữ số.

                - Củng cố về cách đọc, viết số có bốn chữ số.

· Bài 2:

- HS xác định yêu cầu bài.

- GV hướng dẫn HS nêu bài mẫu rồi tự làm bài, chữa bài.

- Củng cố về đọc, viết số có bốn chữ số.

·  Bài 3:

       - HS xác định yêu cầu bài.

       - HS làm phần a, b.

       - HS viết số thích hợp vào ô trống.

       - Cho HS đọc nhiều lần từng dãy số (nếu còn thời gian).

  - Rèn kĩ năng đọc, viết só có bốn chữ số.

 3. Củng cố, dặn dò: 
  - GV khắc sâu  cách đọc, viết số có bốn chữ số.  

  - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

  - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau


tiết :                                                      TOÁN*

                                            luyện tập  về giải toán
I. Mục đích, yêu cầu :

 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính và so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn. Số lớn gấp mấy lần số bé.

 - Vận dụng kiến thức vào giải toán nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:   GV : Một số bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ?

  - Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

  - HS nêu cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Luyện tập về giải toán

· Bài 1: Lớp 3A có 35 HS, trong đó có 7 HS giỏi. Hỏi  lớp 3A có số HS giỏi bằng  một

phần mấy số HS cả lớp ?

 - HS đọc bài toán. Cho HS xác định dạng toán.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. 

 - Củng cố cách giải bài toán dạng so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

· Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán đ​ược 45 kg đ​ường, buổi chiều bán đ​ược số đư​ờng gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán đ​ược bao nhiêu ki- lô-gam đ​ường ?

 - HS đọc bài toán. 1 HS  nêu các b​ước giải bài toán.

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính có liên quan đến đơn vị đo khối l​ượng là kg.

· Bài 3: Ngăn trên có 9 quyển sách, ngăn d​ưới có 36 quyển sách. Hỏi ngăn d​ưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên ?

 - HS đọc bài toán. HS xác định dạng toán.

 - 1 HS  nêu cách làm. Cho HS  giải bài  vào vở, 1 HS lên bảng chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

· Bài 4 (Nếu còn thời gian) : Một thùng đựng đ​ược 50l nước mắm, lấy ra 1/5 số lít nước mắm đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

 - HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.


Tiết 3:                                         luyện viết
                                 bài 19 :  anh hùng biển cả

I. Mục đích,  yêu cầu :
  - Củng cố cách viết bài anh hùng biển cả.
  - Rèn kĩ năng viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng quy định, trình bày đúng hình thức văn xuôi.
  - HS có ý thức luyện viết chữ đẹp hằng ngày. 
II. Chuẩn bị :      HS : Vở luyện viết chữ đẹp.

III. Các hoạt động dạy- học : 

* HĐ1: HD HS luyện viết chữ hoa A, C, B, N, M, T. 

 - 1, 2 HS đọc bài  Anh hùng biển cả.           

 - HS tìm các chữ viết hoa trong bài.
   - Cho HS luyện viết chữ cái hoa A, C, B, N, M, T vào bảng con.

   - GV nhận xét, uốn nắn HS.

* HĐ2 : HD HS viết vào vở luyện viết

   - GVnêu yêu cầu viết.
 - HS viết bài vào vở. GV chú ý HD các em viết đúng nét, đúng độ cao và khoảng cách giữa các chữ.

* HĐ3 : Chấm, chữa bài
  - GV chấm khoảng 7 đến 8 bài.

  - Sau đó, nêu nhận xét để cả lớp rút kinh nghiệm.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò 
 - GV, nhận xét tuyên d​​ương HS viết chữ đẹp.
 - Dặn dò HS về nhà luyện viết cho đúng, đẹp.

          _____________________________________________________________
sáng                                                                                                        Ngày soạn :  30 - 12 - 2015.
                                                                                    Ngày dạy : Thứ 3- 05 - 01 - 2016.
Tiết 1 :                                                      Tập đọc 
             báo cáo kết quả tháng thi đua "noi gương chú bộ đội"

I. mục đích, yêu cầu :
 - Rèn kĩ năng đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng : noi gương, làm bài, lao động,... Bước đầu biết đọc đúng giọng một bản báo cáo.

 - Hiểu nội dung một bản báo cáo hoạt động của tổ.

 - Thu thập và xử lí thông tin ; thể hiện sự tự tin ; lắng nghe tích cực.

 - GD HS tích cực tham gia các hoạt động của trường, lớp, thi đua cùng nhau học tập tốt.

II. chuẩn bị : 

 - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

 - Bảng phụ viết sẵn các đoạn văn cần HD HS luyện đọc (HĐ1). 4 băng giấy ghi chi tiết nội dung các mục của báo cáo (HĐ3).

III . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-  HỌC : 

1. Kiểm tra bài cũ: 

 - 3 HS tiếp nối nhau - mỗi em kể 1 đoạn của câu chuyện  Hai Bà Trưng. Sau đó trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

 - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:        a) Giới thiệu bài: HS quan sát tranh minh hoạ bài đọc.
                          b) Các hoạt động:

* HĐ1: Luyện đọc

 - GV đọc toàn bài.

 - HD HS luyện đọc, kết hợp giải nghĩa từ .

    + GV chia bài thành 3 đoạn.

    + Luyện đọc từng đoạn: HS đọc nối tiếp nhau đọc từng đoạn. GV kết hợp  HD HS ngắt nghỉ hơi rõ ràng, mạch lạc sau các dấu câu, đọc đúng giọng báo cáo ở bảng phụ.  
 - GV giúp HS  hiểu nghĩa một số từ ngữ : Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam là ngày 22/12.

* HĐ2: Hư​ớng dẫn HS tìm hiểu bài
 - HS đọc thầm, đọc lướt bản báo cáo và trả lời câu hỏi :

  + Theo em, báo cáo trên là của ai ? 

  + Bạn đó báo cáo với những ai ? 

  + Báo cáo gồm những nội dung nào ? 

  + Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì ? 

* HĐ3:  Luyện đọc lại

 - GVđọc lại bài thơ.

 - GV tổ chức cho HS thi đọc bằng hình thức : Trò chơi Gắn đúng vào báo cáo.

 - GV nói cách chơi. 

 - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn thắng cuộc là bạn gắn đúng, nhanh, phát âm chính xác, đọc đúng giọng của báo cáo. 

  - 1, 2 HS đọc toàn bài. Cả lớp và GV bình chọn bạn đọc đúng nhất giọng báo cáo.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS đọc tốt.

 - Dặn dò VN đọc lại bài, nhớ lại những gì tổ, lớp mình đã làm được trong tháng vừa qua để chuẩn bị học tốt tiết TLV cuối tuần 20.


Tiết 2:                                           Chính tả  (n-v)

                                                  hai bà trưng

i. MỤC đích, yêu cầu : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng  hình thức bài văn xuôi.
 - Làm đúng BT phân biệt l/n (BT2/a, BT3/a). 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :  
  - GV : Bảng lớp viết những từ ngữ cần điền trong nội dung BT2/a. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ: GV kiểm tra vở BTTV in - Lớp 3- tập 2 của HS.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HS đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  -  Giúp HS nhận xét chính tả :

  + Các chữ Hai và Bà trong Hai Bà Trưng được viết tntn ? 

  + Tìm các tên riêng trong bài chính tả. Các tên riêng đó được viết ntn ? 

 HS đọc thầm đoạn chính tả, viết vào nháp những từ  các em dễ viết sai để ghi nhớ.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV chọn cho HS làm phần a). 

 - HS đọc yêu cầu bài.   

 - Cả lớp đọc thầm yêu cầu bài, làm BT vào vở BT. GV theo dõi từng HS làm bài để phát hiện lỗi của HS.

 - 2 HS thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp ; sau đó, đọc kết quả.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

   a) lành lặn, nao nóng, lanh lảnh

 - Nhiều HS đọc lại kết quả theo lời giải đúng. GV sửa lỗi phát âm cho HS nếu có. Củng cố phân biệt âm đầu l/n.

· Bài 3:

 - GV chon cho HS làm phần a).  

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - HS làm bài vào vở BT. 2 HS làm bảng lớp.

 - Cả lớp và GV cùng nhận xét chữa bài. VD : liên lạc, long lanh, la hét,... nóng nực, nong tằm, nương rẫy,...

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, ghi nhớ cách viết các từ ngữ trong bài tập 2/a, BT3/a. 

Tiết 3 :                                                   Toán
                                           tiết 92 : luyện tập

I. MỤC đích, yêu cầu : 

 - Biết đọc, viết các số có bốn chữ số (trường hợp các chữ số đều khác 0). Biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số. Bước đầu làm quen với các số tròn nghìn (từ 1000 đến 9000).

 - Rèn kĩ năng đọc, viết các số có bốn chữ số đúng, nhanh.

 - HS ham học hỏi, sáng tạo.

II. chuẩn bị :     

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:    - GV viết số trên bảng, 2 HS đọc : 1984 ; 9171 ; 2835.                                        

                                     - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:

                         b) Các hoạt động:

  * HĐ :  GV tổ chức HD HS tự làm các bài tập rồi chữa bài.
· Bài 1:

 - HS xác định yêu cầu bài.

    - Cho HS tự đọc rồi tự viết số theo mẫu vào vở, chữa bài cho HS nhìn vào số để đọc   số.

    - Củng cố cách viết số có bốn chữ số.

· Bài 2:

  - 1 HS đọc yêu cầu bài.

  - GV cho HS tự làm rồi chữa bài (tương tự như bài 1). GV theo dõi và giúp các em.

  - Lưu ý HS đọc đúng quy định với các trường hợp chữ số hàng đơn vị là 1, 4, 5.

· Bài 3:

  - HS xác định yêu cầu bài, cho HS nêu cách làm rồi làm bài.

  - HS làm phần a, b.

  - Chữa bài HS nêu nhận xét từng dãy số.

  - Rèn kĩ năng nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong từng dãy số.

· Bài 4:

 - Cho HS tự làm rồi chữa bài. Nên cho HS chỉ vào từng vạch trên tia số và đọc lần lượt: 0 ; 1000 ; 2000 ; 3000 ; 4000 ; 5000 ; 6000 ; 7000 ; 8000 ; 9000.

 - Củng cố các số tròn nghìn.

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu cách đọc, viết các số có bốn chữ số.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài.
Tiết 4                                                     Thủ công 

                    ôn tập chƯ​¬ng II : cắt, dán chữ cái đơn giản 

I- Mục  đích ,yêu cầu :

- Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.

- HS cắt ®​ưîc ít nhất hai hoặc ba chữ cái trong các chữ cái đã học.

- HS yêu thích các sản phẩm, rèn luyện đôi tay khéo léo .

II- Chuẩn bị : 

- Giấy màu, kéo, keo. Mẫu các chữ cái của 5 bài đã học.

III- Các hoạt động dạy- học chủ yếu : 

1 . Kiểm tra: 

                 Nêu quy trình cắt, dán chữ hoa U, I.

2 . Bài mới .       a - Giới thiệu bài .
                           b - Các hoạt động

* HĐ1: Củng cố kiến thức

- Cho HS nhắc lại quy trình cắt, dán :

  + Chữ hoa H, U, I, V, E.

  + Chữ VUI Vẻ

- GV chuẩn xác lại kiến thức để HS nắm chắc hơn.

* HĐ 2: Thực hành

- GV cho HS tự lựa chọn hai trong số các chữ cái đã học rồi hoàn thành sản phẩm.

- GV theo dõi, giúp đỡ những HS còn lúng túng.

- HS các em có thể làm ®​​ưîc nhiều hơn hai sản phẩm quy định.

- Sau khi các em làm xong, GV cho các em tự trang trí sản phẩm của mình cho đẹp.

- HS tr​ư​ng bày sản phẩm.

- Cả lớp và GV nhận xét, đánh giá.

- GV tuyên d​ư​¬ng, khen ngợi những HS có sản phẩm đẹp, trang trí tốt.

3 . Củng cố – Dặn dò .

- HS nêu qui trình kẻ, cắt, dán chữ VUI Vẻ.

- Nhận xét về ý thức học tập.

          _____________________________________________________________
CHIỀU:

Tiết 2                                                        toán*

Luyện tập về tính giá trị của biểu thức

giải toán bằng 2 phép tính

I . mục đích yêu cầu
- Củng cố về cách tính giá trị biểu thức ở các dạng khác nhau. Giải toán bằng 2 phép tính.

- Rèn kĩ năng tính giá trị biểu thức ở các dạng đã học và giải toán.

- Tự tin, hứng thú trong thực hành toán.

II. Chuẩn bị

- Bảng phụ ghi BT.

III. các Hoạt động dạy học 

*HĐ1: Luyện tập: SD bảng phụ.

Bài 1: Tính giá trị biểu thức:

(27+51) : 2              408 : (18 : 3 )        250 : ( 3 + 2) - 45


        68 x 7 - 17 x 5        61 x 5 - 296 : 4        258 + 66 : 2 - 39

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm bảng con, làm cá nhân vào vở.
- HS lên bảng làm; HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về tính giá trị biểu thức.

Bài 2: Tính giá trị biểu thức:

  a) 125 + 19 x 5           312 x (68 : 4)

        205 - 65 : 5              ( 308 - 129 ) x 6

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở.
- HS lên bảng làm. HS nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận kết quả đúng.

- Củng cố về tính giá trị biểu thức.

Bài 3: Lớp 3A có 35 học sinh. Hỏi nếu dùng loại bàn 2 chỗ ngồi thì phải kê ở lớp 3A là bao nhiêu bộ bàn ghế ?

- HS nêu yêu cầu của BT, phân tích yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm BT cỏ nhõn rồi chữa bài tập. HS nhận xét.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toán.

Bài 4 ( nếu còn thời gian): Một tấm vải dài 82 m. Người bán hàng đã bán 2 lần: Một lần 12 m và một lần 36 m. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

- HS nêu yêu cầu của BT.
- GV cho HS cả lớp làm cỏ nhõn vào vở. HS lên bảng làm, nhận xét cách làm.
- GV nhận xét, kết luận lời giải đúng.

- Củng cố về giải toán.

*HĐ2: Củng cố, dặn dò

- Hệ thống kiến thức bài. 

- GV nhận xét tiết học: Tuyên d​ương HS làm việc tích cực trong giờ học. 

- Dặn HS chuẩn bị tiết sau.      

SÁNG                                                                                       Ngày soạn:  31 - 12 - 2015.
                                                                                    Ngày dạy: Thứ 4 -  06 -  01 - 2016.
Tiết 1:                                                     toán
                            Tiết 93 : các số có bốn chữ số (tiếp)

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Biết cách đọc, viết các số có bốn chữ số (tr​ường hợp chữ số hàng đơn vị, hàng chục, 
hàng trăm là 0) và nhận ra chữ số 0 còn dùng để chỉ không có đơn vị nào ở hàng nào đó của số có bốn chữ số ; tiếp tục nhận biết thứ tự của các số có bốn chữ số trong dãy số.

 - Rèn kĩ năng đọc, viết, nhận biết các số có bốn chữ số nhanh, chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú học tập.

II. chuẩn bị:  

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:   HS đọc số sau : 3207 ; 4185. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Giới thiệu số có bốn chữ số, các trư​ờng hợp có chữ số 0  

 - GV HD HS quan sát, nhận xét bảng trong bài học rồi tự viết số, đọc số. Chẳng hạn : 

 + ở dòng đầu, HS nêu : “ Ta phải viết số gồm 2 nghìn, 0 trăm, 0 chục, 0 đơn vị ”, rồi viết 2000 và viết ở cột đọc số : hai nghìn.
+ Tư​ơng tự như vậy sẽ có bảng sau :

	Hàng

Nghìn   Trăm   Chục    Đơn vị
	Viết số
	đọc số

	  2            0          0           0
	2000
	Hai nghìn

	  2            7          0           0
	2700
	Hai nghìn bảy trăm

	  2            7          5           0
	2750
	Hai nghìn bảy trăm năm m​ươi

	  2            0          2           0
	2020
	Hai nghìn không trăm hai m​ươi

	  2            4          0           2
	2402
	Hai nghìn bốn trăm linh hai

	  2            0          0           5
	2005
	Hai nghìn không trăm linh năm


=> Chú ý : HD HS khi viết số, đọc số đều viết, đọc từ trái sang phải (từ hàng cao đến hàng thấp hơn).

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:
  - HS nêu yêu cầu BT.

  - 1 HS nhắc lại cách đọc mẫu.

  - HS làm miệng. Nhận xét, chữa bài.

  - Củng cố về cách đọc số có bốn chữ số.

· Bài 2:

  - HS nêu yêu cầu BT. 

  - 1 HS nhận xét về dãy số đã cho sau đó nêu số tiếp theo.

  - HS làm bài vào vở và chữa bài : cho HS đọc lại từng dãy số.

  - Củng cố cách viết số liền sau số đã cho.

· Bài 3: 

  - HS nêu yêu cầu BT. 

  - HS nêu đặc điểm từng dãy số đã cho. 

  - HS tự điền thêm số còn thiếu vào dãy số. GV theo dõi HS còn lúng túng.

  - GV nhấn mạnh để HS biết dãy số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục.

  - Củng cố cách viết số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - Nhận xét về ý thức học tập của HS.

  - Dặn dò VN xem lại bài.


Tiết 2:                                                    đạo đức
Đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế (Tiết 1)

I. Mục đích, yêu cầu:
- Bư​ớc đầu biết Thiếu nhi thế giới đều là anh em, bạn bè, cần phải đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau không phân biệt dân tộc, màu da, ngôn ngữ. Biết đ​ược trẻ em có quyền đ​ược tự do kết giao bạn bè, quyền đ​ược mặc trang phục, sử dụng tiếng nói, chữ viết vủa dân tộc mình, đ​ược đối xử bình đẳng. 

- Tích cực tham gia các hoạt động đoàn kết hữu nghị với thiếu nhi quốc tế phù hợp với khả năng do nhà trư​ờng, địa ph​ương tổ chức.

- Các KNS đ​ược GD trong bài: KN trình bày suy nghĩ về thiếu nhi quốc tế, KN ứng xử khi gặp thiếu nhi quốc tế, KN bình luận các vấn đề liên quan đến quyền trẻ em.

- Có thái độ tôn trọng, thân ái, hữu nghị với các bạn thiếu nhi các nư​ớc khác.

II. chuẩn bị: 

- Các bài thơ, bài hát, tranh ảnh, các t​ư liệu về hoạt động giao l​ưu giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế.

- Vở bài tập đạo đức 3.

- Các PP dạy học: PP thảo luận nhóm, nói về cảm xúc của mình.

III. Các hoạt động dạy - học:

1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:           a) Giới thiệu bài:

                              b) Các hoạt động:


* HĐ 1: Phân tích thông tin.

· Mục tiêu: HS biết những biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thiếu nhi quốc tế; Hiểu trẻ em có quyền tự do, kết giao bạn bè.

·  Cách tiến hành: - GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm quan sát 2 bức tranh trong vở BT Đạo đức – T.30; sau đó thảo luận và tìm hiểu nội dung và ý nghĩa của các hoạt động trong mỗi tranh đó.

- Đại diện các nhóm trình bày.

-> KL: Thiếu nhi Việt Nam cũng có rất nhiều hoạt động thể hiện tình hữu nghị với thiếu nhi các n​ước khác. Đó là quyền của trẻ em đ​ược tự do kết giao với bạn bè khắp năm châu bốn biển.

* HĐ 2: Du lịch thế giới.

· Mục tiêu: HS biết thêm về nền văn hoá, về cuộc sống, học tập của các bạn thiếu nhi một số n​ước trên thế giới và trong khu vực.

·  Cách tiến hành: - HS quan sát tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế, các t​ư liệu về HĐ giao l​ưu giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế.

- Yêu cầu HS nêu câu hỏi 2 trong vở BT đạo đức - 30 => trả lời.

-> KL: Thiếu nhi các n​ớc tuy khác nhau về màu da, ngôn ngữ ... nh​ưng có nhiều điểm giống nhau nh​ư đều yêu th​ương mọi ng​ười, yêu quê h​ương đất n​ước mình, yêu hoà bình ...

* HĐ 3: Thảo luận nhóm.

·  Mục tiêu: HS biết đ​ược những việc cần làm để tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
· Cách tiến hành: 
- GV chia nhóm, yêu cầu các nhóm thảo luận, liệt kê những việc các em có thể làm để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế.
- Các nhóm tiến hành thảo luận.

- Đại diện nhóm trình bày. Cả lớp thảo luận, nhận xét, bổ sung.

=> KL: Có rất nhiều việc cần làm để thể hiện tình hữu nghị, đoàn kết với thiếu nhi Quốc tế: Lấy chữ kí, quyên góp, ủng hộ thiếu nhi những n​ước bị thiêu tai, chiến tranh, ...

- HS liên hệ và tự liên hệ về những việc mà lớp, tr​ường hoặc bản thân đã làm để bày tỏ tình đoàn kết, hữu nghị với thiếu nhi quốc tế

3. Củng cố, dặn dò:

- GV khắc sâu KT về tình đoàn kết với thiếu nhi quốc tế.

- Nhận xét giờ học. Dặn HSCB bài sau: S​ưu tầm tranh ảnh nói về tình hữu nghị giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế, các t​ư liệu về HĐ giao l​ưu giữa thiếu nhi VN với thiếu nhi quốc tế; vẽ tranh, làm thơ về tình hữu nghị với TN quốc tế..

 

Tiết 3:                                       luyện từ và câu

            Nhân hoá. ôn cách đặt và trả lời câu hỏi khi nào ?

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
 - Nhận biết đ​ược hiện t​ượng nhân hoá, các cách nhân hoá (BT1, BT2) ; ôn cách đặt và trả lời câu hỏi Khi nào ?; tìm đ​ược các bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?; trả lời đ​ược câu hỏi Khi nào ? (BT3, BT4).

 - Vận dụng kiến thức vào làm bài tập một cách linh hoạt, chính xác. 

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị:   - Ba băng giấy viết ND BT1.

                          - Bảng lớp viết sẵn các câu văn trong BT3, BT4. 

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ: Không kiểm tra.
2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động: 

* HĐ1: Bài 1

 - HSTB nêu yêu cầu BT. Cả lớp theo dõi trong SGK. 

 - HS làm bài cá nhân. GV phát riêng phiếu cho 3 HS làm bài trên phiếu.

 - Ba HS dán bài lên bảng lớp, trình bày kết quả. Cả lớp và GV trao đổi nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - GVKL : Con đom đóm trong bài thơ đ​ược gọi bằng “anh” là từ dùng để gọi ng​ười; tính nết và hoạt động của đom đóm tả bằng những từ ngữ chỉ tính nết và hoạt động của con ngư​ời. Nh​ư vậy là con đom đóm đã đ​ược nhân hoá.

 - Củng cố và giới thiệu về phép nhân hoá.

* HĐ2: Bài 2
 - HSTB đọc yêu cầu của BT. Cả lớp đọc thầm theo.

 - GV : Trong bài thơ Anh Đom Đóm, còn những con vật nào nữa đ​ược gọi và tả nh​ư

 ng​ười  (nhân hóa) ?

 - Một HS đọc thành tiếng bài Anh Đom Đóm.

 - HS làm bài cá nhân.

 - HS phát biểu ý kiến. Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng. 

	Tên các con vật
	Các con vật đư​ợc gọi bằng
	Các con vật đ​ược tả như​ tả ng​ười

	      Cò Bợ
	chị
	ru con : Ru hỡi ! Ru hời !/ Hỡi bé tôi ơi / Ngủ cho ngon giấc.

	Vạc
	thím
	   lặng lẽ mò tôm


  - Củng cố cách nhận biết hiện t​ượng nhân hoá.

* HĐ3: Bài 3

 - HSTB đọc yêu cầu BT. Cả lớp đọc thầm bài.

 - GV nhắc các em đọc kĩ từng câu văn, xác định đúng bộ phận nào trong câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?

 - 3 HS làm bài trên bảng lớp, d​ưới lớp làm bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS khi làm bài.

 - HS phát biểu ý kiến. GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Khi nào ?
* HĐ4: Bài 4 

 - HSTB đọc yêu cầu bài tập.

 - GV nhắc HS : Đây là bài tập  ôn cách đặt và trả lời  câu hỏi Khi nào ? Các em chỉ cần trả lời đúng vào điều đ​ược hỏi.

 - HSG làm mẫu câu 1. HS nhẩm câu trả lời, phát biểu ý kiến.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - Củng cố cách trả lời cho câu hỏi Khi nào ?

3. Củng cố, dặn dò:
 - GV khắc sâu nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.

        ______________________________________________________________
Chiều tiết 1:                              tập làm văn*
                                   ôn các dạng văn đã học

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 - Củng cố về các dạng văn : kể về ng​ười hàng xóm ;  về thành thị, nông thôn.

 - Rèn kĩ năng nói l​ưu loát, rõ ràng. viết chân thật, đúng đề tài, đúng ngữ pháp, đúng chính tả.

 - HS chăm chỉ học tập, có thái độ ứng xử có văn hoá, tinh thần trách nhiệm trong công việc.

II . Chuẩn bị :     HS : VBT T.Việt  ô li.

III . Các hoạt động dạy -  học :

* HĐ1:  Củng cố kể về ngư​ời  hàng xóm 
  Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn ngắn kể về một ng​ười hàng xóm mà em quý mến.

   - 3 HS đọc đề bài. Cả lớp đọc thầm theo.

   - GV nêu câu hỏi gợi ý HS : 

       +  Ng​ười  hàng xóm đó tên là gì, bao nhiêu tuổi ?

       +  Ng​ười hàng xóm đó làm nghề gì ?

       + Tình cảm của em đối với ngư​ời hàng xóm đó ntn?

       + Tình cảm của ng​ười  hàng xóm đó đối với gia đình em ntn ?

    - 1, 2 HS dựa vào các câu hỏi gợi ý trên kể miệng về ng​ười hàng xóm của mình.

    - Cả lớp và GV nhận xét, sửa sai.

    - GV cho HS làm bài vào vở BT. (HS viết 5  - 7 câu). 

    - GV theo dõi giúp đỡ em còn lúng túng.

    - Gọi một số HS đọc lại bài viết của mình.

    - Cả lớp, GV nhận xét, bổ sung. GV chấm 1 số bài.

* HĐ2: Kể về thành thị, nông thôn

  - GV gọi một số em kể những điều em biết về nông thôn (hoặc thành thị).

  - HS, GV nhận xét, tuyên d​ương.

* HĐ3: Củng cố, dặn dò
  - Nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS  học tốt.

  - Dặn dò HS về xem lại bài.

______________________________________________________________________


TIẾT 2:                                                    ToáN*
                       luyện tập  về tính giá trị của biểu thức

                               giải bài toán bằng hai phép tính

I. Mục đích, yêu cầu :

 - Củng cố về tính giá trị của biểu thức và giải bài toán bằng hai phép tính.

 - Vận dụng kiến thức vào làm tính và giải toán nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:   GV : Một số bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - HS tiếp nối nhau đọc các quy tắc tính giá trị của biểu thức.

  - HS, GV nhận xét, bố sung (nếu cần).

  - HS  nêu cách tìm một phần mấy của một số.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2: Củng cố về tính giá trị của biểu thức

· Bài 1: Tính giá trị của biểu thức :

           105 + 50 + 3                                                      8 x 5 : 2

           368 -  58 + 27                                                    54 : 6 x 7

 - HS đọc yêu cầu bài.

 - 2, 3 HS nêu thứ tự thực hiện phép tính.

 - Cho HS làm bảng con, 2 HS làm bảng lớp.

 - Cả lớp và GV nhận xét chữa bài. Củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ hoặc nhân, chia.

· Bài 2: Tính giá trị của biểu thức :

   a) 245 + 10 x 3                          b) 400 + 6 x 8                            c) 272 - 100 : 2

       51 x 4 - 100                               20 x 7 + 60                                 130 + 90 x 5

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - GV cho HS nêu cách làm biểu thức : 245 + 10 x 3 = 245 + 30

                                                                                    = 275

 - HS làm tiếp phần a, b.

 - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia.

· Bài 3: Tính giá trị của biểu thức :

  a) (55 + 25) x 2                             b) (84 - 24) : 3                       c) (100 + 11) x 8

      35 - (30 - 10)                                 70 - (20 +15)                           357 +(13 +7)

 - GV giúp HS tính giá trị của biểu thức đầu.

 - GV cho HS nêu biểu thức này thuộc loại có dấu ngoặc, từ đó nêu thứ tự các phép tính cần làm.                     (55 + 25) x 2 = 80 x 2

                                                        = 160

  - Cho HS làm phần a, b. 2 HS làm bảng lớp.

  - Chữa bài, củng cố về tính giá trị của biểu thức có dấu ngoặc.

* HĐ3 : Luyện tập về giải toán

· Bài 4: Một thùng đựng được 42l mật ong, lấy ra 1/7 số lít mật ong đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít mật ong ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán. GV phân tích bài toán.

 - HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

 - Chữa bài, củng cố về giải bài toán có hai phép tính.

* HĐ4 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.


Tiết 3:                                         tự nhiên - xã hội
                                             Vệ sinh môi trư​ờng (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Nêu tác hại của ngư​ời và gia súc phóng uế bừa bãi. Thực hiện đại tiểu tiện đúng nơi quy định.

 - Rèn kĩ năng khi đi đại tiểu tiện.

 - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí các thông tin để biết tác hại của phân và nước tiểu ảnh hưởng đến sức phỏe con người.

 - GD HS có hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh, có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

II. chuẩn bị :  Các hình trang 70, 71 SGK.                      

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:  Em hãy nêu tác hại của rác đối với sức khỏe con người.

2. Bài mới:    a) Giới thiệu bài:
                    b) Các hoạt động:

* HĐ1: Quan sát tranh 

· Mục tiêu: Nêu tác hại của ng​ười và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức khỏe con người.

· Cách tiến hành:

  - Bư​ớc 1: Quan sát cá nhân

     HS quan sát các hình trang 70, 71 SGK. 

  - B​ước 2: GV yêu cầu một số em nói nhận xét những gì quan sát thấy trong hình.

  - Bư​ớc 3: Thảo luận nhóm 

  + Nêu tác hại của ng​ười và gia súc phóng uế bừa bãi. Hãy cho một số dẫn chứng cụ thể em đã quan sát thấy ở địa ph​ương (đ​ường làng, ngõ xóm, bến xe, bến tàu,...).

  + Cần phải làm gì để tránh những hiện t​ượng trên ?

  + Các nhóm trình bày, GV nhận xét và kết luận.

=> KL: Phân và nước tiểu là chất cặn bã của quá trình tiêu hóa và bài tiết. Chúng có mùi hôi thối và chứa nhiều mầm bệnh. Vì vậy, chúng ta phải đi đại tiện, tiểu tiện đúng nơi quy định ; không để vật nuôi phóng uế bừa bãi.
* HĐ 2 : Thảo luận nhóm

· Mục tiêu : Biết đ​ược các loại nhà tiêu và cách sử dụng hợp vệ sinh. 

· Cách tiến hành:
  - B​ước 1: GV chia thành nhiều nhóm và yêu cầu các em quan sát hình 3, 4 trang 71 SGK và trả lời theo gợi ý :  Chỉ và nói tên từng loại nhà tiêu có trong hình.

  - B​ước 2: Thảo luận : Các nhóm thảo luận theo các câu hỏi sau : 

  + ở địa ph​ương bạn th​ường sử dụng loại nhà tiêu nào ?

  + Bạn và những ng​ười trong gia đình cần làm gì để giữ cho nhà tiêu luôn sạch sẽ ?

  + Đối với vật nuôi thì cần làm gì để phân vật nuôi không làm ô nhiễm môi tr​ường ?

    Đại diện HS các nhóm phát biểu ý kiến. 

   GV căn cứ vào ý kiến của các nhóm để HD HS, ở các vùng khác nhau có loại nhà tiêu khác nhau nên cách sử dụng cũng khác nhau.

=> KL : Dùng nhà tiêu hợp vệ sinh. Xử lí phân ng​ười và động vật hợp lí sẽ góp phần phòng chống ô nhiễm môi tr​ường không khí, đất và n​ước.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - HS  nhắc lại nội dung bài.

 - GV nhận xét tiết học. 

 - Dặn dò HS thực hiện tốt theo bài học. 


sáng                                                                                                  Ngày soạn :        02 - 01 - 2015.
                                                                                               Ngày dạy : Thứ  6 - 09 - 01 - 2015.

Tiết 1:                                               tập làm văn

                              nghe - kể : chàng trai làng phù ủng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 -  Nghe và kể lại được câu chuyện Chàng trai làng Phù ủng. Viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c. 

 - Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. Viết đúng nội dung, đúng ngữ pháp, rõ ràng, đủ ý.

 - Lắng nghe tích cực ; thể hiện tự tin ; quản lí thời gian.

 - GD HS tự hào về ông Phạm Ngũ Lão - một vị tướng rất giỏi của nước ta thời Trần.  

II. chuẩn bị :    

 - Tranh minh hoạ truyện  Chàng trai làng Phù ủng trong SGK.

 - Bảng lớp viết ba câu hỏi gợi ý kể chuyện (BT1). 

III. các hoạt động dạy- học :
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài: 
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Bài tập 1

  - HS nghe - kể chuyện.

  + GV nêu yêu cầu của BT. Giới thiệu về Phạm Ngũ Lão.

  + Cả lớp đọc lại yêu cầu của bài, đọc 3 câu hỏi gợi ý ở trong SGK, quan sát tranh minh hoạ
+ GV kể chuyện lần 1, hỏi HS :

  . Truyện này có những nhân vật nào ? 

  . GV nói thêm về Trần Hưng Đạo.

  - GV kể lại lần 2, sau đó hỏi :

  . Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ?

  . Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ? 

  . Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ? 

  - HS tập kể

  . Từng tốp 3 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

  . 3 nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện.

  . GV mời 3 HS  phân vai kể lại toàn bộ câu chuyện.

  . Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyện hay nhất.

* HĐ2 : Bài tập 2
 - 1 HS  đọc yêu cầu của BT.

 - HS làm bài. GV nhắc các em trả lời rõ ràng, đầy đủ, thành câu.(HS làm câu b hoặc c).

 - Một số HS đọc bài viết.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay, viết bài tốt.

  - Dặn dò HS  về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


Tiết 3:                                                         toán
                                     Tiết 95 : số 10 000 - luyện tập

I. mục đích, yêu cầu :
 - Biết số 10 000 (mười nghìn hoặc một vạn). Biết về các số tròn nghìn, tròn trăm, tròn chục và thứ tự các số có bốn chữ số.

 - Rèn luyện kĩ năng nhận biết, viết các số đúng, nhanh.

 - HS tự tin, hứng thú trong học tập.

II. chuẩn bị :  GV : 10 tấm bìa viết số               (như trong SGK). 

III. các hoạt động dạy- học : 

1. Kiểm tra bài cũ: - GV viết các số gọi HS đọc : 9831 ; 1962 ; 5754                                          - HS, GV nhận xét.
2. Bài mới:            a) Giới thiệu bài:

                             b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Giới thiệu số 10 000 

   - Cho HS lấy 8 tấm bìa có ghi              và xếp như SGK rồi hỏi để HS trả lời và nhận ra có 8000 rồi đọc số :  “tám nghìn”.

   - GV cho HS lấy thêm 1 tấm bìa có ghi               rồi vừa xếp tiếp vào nhóm 8 tấm bìa (như SGK) vừa trả lời câu hỏi : “tám nghìn thêm 1một nghìn là mấy nghìn ?”.Cho HS nêu lại câu trả lời rồi nhìn vào số 9000 ở dưới nhóm các tấm bìa và đọc số : “chín nghìn”.

  - GV cho HS lấy thêm 1 tấm bìa có ghi                   rồi vừa xếp tiếp vào nhóm 9 tấm bìa (như SGK) vừa trả lời câu hỏi : “chín nghìn thêm một nghìn là mấy nghìn ?”. HS nêu lại câu trả lời rồi nhìn vào số 10 000 và đọc số :  “mười nghìn”.

 - GV giới thiệu : số 10 000 đọc là mười nghìn hoặc một vạn.  Gọi vài  HS  chỉ  vào  số 

10 000 và đọc số :  “mười nghìn” hoặc  “một vạn”.

  - GV nêu câu hỏi để HS trả lời và nhận biết số mười nghìn hoặc một vạn là số có năm chữ số, gồm 1 chữ số 1 và bốn chữ số 0.

* HĐ2 : Thực hành
· Bài 1:

  - HS đọc yêu cầu bài.

  - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài, gọi một vài HS đọc các số tròn nghìn và trả lời câu hỏi để nhận biết các số tròn nghìn đều có tận cùng bên phải ba chữ số 0, riêng số mười nghìn có tận cùng bên phải bốn chữ số 0.

  - Rèn kĩ năng viết các số tròn nghìn từ 1000 đến 10 000.

· Bài 2:

  - HD HS tương tự bài 1.

 - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS.

 - Củng cố về các số tròn trăm từ 9300 đến 9900.

·  Bài 3: 

 - HS xác định yêu cầu bài.

 - HDHS tương tự bài 2.

 - Cho HS tự làm bài rồi chữa bài. GV theo dõi giúp đỡ HS.

 - Củng cố về các số tròn chục từ  9940 đến  9990.

· Bài 4: 

 - HDHS tương tự bài 3. nêu câu hỏi để giúp HS nhận ra 10 000 là 9999 thêm 1.

 - Chữa bài, GV chuẩn xác KT. 

· Bài 5:

  - GV nêu từng số, chẳng hạn 2665 rồi cho HS viết số liền trước là 2664, và số liền sau là 2666.

  -  Củng cố về số liền trước, liền sau của mỗi số.

3. Củng cố, dặn dò:
 - 3 HS đọc số 10 000.

 - Nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN xem lại bài, chuẩn bị bài sau.


Tiết 4:                                                 sinh hoạt
                                                 Sinh hoạt lớp

i. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 - Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần và đề ra phương hướng tuần sau.
 - Rèn thói quen chấp hành tốt các nề nếp quy định, rèn ý thức tự quản cao.
 - Giáo dục ý thức chăm ngoan, học giỏi.
II. Nội dung sinh hoạt :
1. Nhận xét, đánh giá các hoạt động của lớp trong tuần:
 - Lớp trưởng nhận xét chung.

 - ý kiến của các thành viên.
 - GV nhận xét, đánh giá. 
 * Ưu điểm :

 a) Nề nếp :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   b) Học tập :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

  c) Lao động :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

   d) Đạo đức :

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

*Nhược điểm :
.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

2. Phương hướng tuần sau :
  - Tiếp tục duy trì tốt các nội quy, quy định của trường, lớp đề ra.

  - Phát huy ưu điểm. Hạn chế nhược điểm.

  - Học tập chăm chỉ.

  - Tiếp tục rèn chữ viết đẹp, giữ vở sạch.

  - Giữ gìn bàn ghế, trường lớp cẩn thận, sạch sẽ.

  - Tiếp tục thực hiện tốt chủ điểm “Mừng Đảng, mừng xuân”.


                                                       Tổ tr​ưởng kí duyệt

.........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

SÁNG                                                                                    Ngày soạn:   13 - 01 - 2012.
                                                                                Ngày dạy: Thứ 5 -  19 -  01 - 2012.

Tiết 2:                                           Chính tả  (n-v)

                                            trần bình trọng

i. MỤC đích, yêu cầu : 
 - Nghe - viết đúng bài CT, trình bày đúng  hình thức bài văn xuôi. Biết viết hoa đúng tên riêng, các chữ đầu câu trong bài. Viết đúng các dấu câu: dấu chấm, dấu phẩy, dấu hai chấm, dấu ngoặc kép.
 - Làm đúng BT phân biệt l/n (BT2/a). Trình bày bài rõ ràng, sạch sẽ. 

 - Giáo dục ý thức viết chữ đẹp, giữ vở sạch.

II. Chuẩn bị :  
  - GV : Bảng lớp viết những từ ngữ cần điền trong nội dung BT2/a. 

  - HS vở BTTV in.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY- HỌC :   .

1. Kiểm tra bài cũ:   3 HS viết bảng lớp, cả lớp viết bảng con: liên hoan, nên người, lên lớp, náo nức. GV nhận xét.

2. Bài mới:      a) Giới thiệu  bài: 
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1: Hướng dẫn nghe - viết

·  Hướng dẫn HS chuẩn bị:

  - GV đọc đoạn chính tả, 2 HSTB đọc lại. Cả lớp theo dõi SGK.

  - 1 HS đọc chú giải các từ ngữ mới sau đoạn văn.

  -  Giúp HS hiểu nội dung bài chính tả :

  + Khi giặc dụ dỗ hứa phong tước vương, Trần Bình Trọng đã khẳng khái trả lời ra sao ? (HSTB)

  + Em hiểu câu nói này của Trần Bình Trọng ntn ? (HSK- G)

 - GV giúp HS nhận xét chính tả :  

 + Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa ? (HSTB - Y)

 + Câu nào được đặt trong ngoặc kép, sau dấu hai chấm ? (HSK - G)

  + HS đọc thầm đoạn chính tả, viết vào nháp các tên riêng, những tiếng các em dễ viết mắc lỗi khi viết bài.

· GV đọc cho HS viết bài : GV theo dõi, uốn nắn tư thế ngồi, cầm bút, HS viết chậm, chữ xấu.
·  Chấm, chữa bài :
- GV đọc cho HS tự chữa lỗi bằng bút chì ra lề vở.

- GV thu chấm một số bài, nhận xét chữa.

* HĐ2 : Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả

· Bài 2:

- GV chọn cho HS làm phần a). 

 - HS đọc yêu cầu bài.   

 - Cả lớp đọc thầm  đoạn văn đã lựa chọn, đọc chú giải cuối mỗi đoạn văn về anh hùng Võ Thị Sáu.

 - HS làm BT vào vở BT. GV theo HS làm bài.

 - 2 HS thi làm bài đúng, nhanh trên bảng lớp ; sau đó từng em  đọc kết quả.

 - Cả lớp và GV nhận xét, chốt lại lời giải đúng.

 - 2 HS đọc lại đoạn văn. GV sửa lỗi phát âm cho HS nếu có. Củng cố phân biệt âm đầu l/n.
 Lời giải :  nay là - liên lạc - nhiều lần - luồn sâu - nắm tình hình - có lần - ném lựu đạn.

3. Củng cố, dặn dò: 
 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.

 - Dặn dò HS về nhà xem lại BT, ghi nhớ cách viết các từ ngữ trong bài tập 2/a.


  Tiết 3:                                                toán

                            Tiết 94 : các số có bốn chữ số (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Biết cấu tạo thập phân của số có bốn chữ số. Biết viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị và ngược lại.

 - Rèn kĩ năng nhận biết cấu tạo, viết các số có bốn chữ số nhanh, chính xác.

 - HS tự tin, hứng thú học tập.

II. chuẩn bị:  

III. các hoạt động dạy- học:

1. Kiểm tra bài cũ:   HS đọc số sau : 2600 ; 3015. HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:                a) Giới thiệu bài:

                                b) Các hoạt động:

* HĐ1 : GV hướng dẫn HS viết số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị. 

 - GV cho HS viết lên bảng số 5247. Gọi HS đọc số rồi GV nêu câu hỏi: Số 5247 có mấy nghìn, mấy trăm, mấy chục, mấy đơn vị ?. Tiếp đó, GV hướng dẫn HS tự viết 5247 thành tổng của 5 nghìn, 2 trăm, 4 chục, 7 đơn vị :

                                 5247 = 5000 + 200 + 40 + 7

   Làm tương tự với các phép tính sau. Lưu ý HS, nếu tổng có các số hạng bằng 0 thì có thể bỏ số hạng đó đi. Chẳng hạn : 7070 = 7000 + 70.

* HĐ2 : Thực hành

· Bài 1:
  - HSTB nêu yêu cầu BT.

  - GV hướng dẫn HS làm theo mẫu.

           9731 = 9000 + 700 + 30 + 1

  - HS tự làm rồi chữa bài.

  - Củng cố về viết các số có bốn chữ số thành tổng của các nghìn, trăm, chục, đơn vị.

· Bài 2:

  - HSTB nêu yêu cầu BT.  

 - GV hướng dẫn HS làm theo mẫu.

                         4000 + 500 +60 + 7 = 4567

  - HS làm bài vào vở và chữa bài (HSHN - Y - TB làm cột 1 câu a, b ; HSK- G làm cả bài). 

 - Củng cố cách viết các tổng thành số có bốn chữ số.

· Bài 3: 

  - HSTB nêu yêu cầu BT. 

  - GV đọc cho HS viết từng số rồi chữa bài.

 - Củng cố cách viết các số có bốn chữ số.

·  Bài 4: (HSK - G)

  - HS  tự đọc BT, tự  tìm hiểu rồi nêu nhiệm vụ phải làm.

  - HS làm bài rồi chữa bài.

  - Củng cố cách viết số có bốn chữ số, các chữ số của mỗi số đều giống nhau.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu nội dung bài.

  - Nhận xét về ý thức học tập của HS.

  - Dặn dò VN xem lại bài.

chiều  Tiết 1:                                   tập làm văn

                              nghe - kể : chàng trai làng phù ủng

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :

 -  Củng cố về nghe và kể lại được câu chuyện Chàng trai làng Phù ủng. Viết lại được câu trả lời cho câu hỏi b hoặc c. 

 - Rèn kĩ năng kể chuyện đúng, tự nhiên. Viết đúng nội dung, đúng ngữ pháp, rõ ràng, đủ ý.

 - Lắng nghe tích cực ; thể hiện tự tin ; quản lí thời gian.

 - GD HS tự hào về ông Phạm Ngũ Lão - một vị tướng rất giỏi của nước ta thời Trần.  

II. chuẩn bị :    

 - Tranh minh hoạ truyện  Chàng trai làng Phù ủng trong SGK.

 - HS : Vở BTTV in.

III. các hoạt động dạy- học :
1. Kiểm tra bài cũ:

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài: 
                     b) Các hoạt động:

* HĐ1:  Bài tập 1

  - HS nghe - kể chuyện.

  + HS nêu yêu cầu của BT. HSG giới thiệu về Phạm Ngũ Lão.

  + Cả lớp đọc lại yêu cầu của bài, đọc 3 câu hỏi gợi ý ở trong SGK, quan sát tranh minh hoạ
+ GV kể chuyện lần 1, hỏi HS :

  . Truyện này có những nhân vật nào ? (HSK)

  . GV hỏi thêm : Trần Hưng Đạo có tên thật là gì ? => (Trần Quốc Tuấn).

  - HSK - G  kể lại lần 2, sau đó hỏi :

  . Chàng trai ngồi bên vệ đường làm gì ? (HSTB)

  . Vì sao quân lính đâm giáo vào đùi chàng trai ? (HSK- G)

  . Vì sao Trần Hưng Đạo đưa chàng trai về kinh đô ? (HSG)

  - HS tập kể.

  . Từng tốp 3 HS  tập kể lại câu chuyện. GV theo dõi giúp đỡ các nhóm.

  . 3 nhóm thi kể toàn bộ câu chuyện.

  . GV mời 3 HSK- G phân vai kể lại toàn bộ câu chuyện.

  . Cả lớp và GV nhận xét cách kể của mỗi HS và từng nhóm. Cả lớp bình chọn cá nhân, nhóm kể chuyện hay nhất, những HS chăm chú nghe bạn kể chuyện và có nhận xét chính xác nhất.

* HĐ2 : Bài tập 2
- 1 HSTB đọc yêu cầu của BT.

- HS làm bài. GV nhắc các em trả lời rõ ràng, đầy đủ, thành câu.(HSTB - Y - HN làm câu b hoặc c ; HSK- G làm cả câu b, c).

- Một số HS tiếp nối nhau đọc bài viết.

- Cả lớp và GV nhận xét, chấm điểm.

3. Củng cố, dặn dò:
  - GV khắc sâu KT.

  - GV nhận xét tiết học, khen ngợi những HS kể chuyện hay, viết bài tốt.

  - Dặn dò HS  về nhà tập kể lại câu chuyện cho người thân nghe.


TIẾT 2:                                                    ToáN*
                                       luyện tập  về giải toán

I. Mục đích, yêu cầu :

 - Củng cố về giải bài toán bằng hai phép tính và so sánh số bé bằng một phần mấy của số lớn. Số lớn gấp mấy lần số bé.

 - Vận dụng kiến thức vào giải toán nhanh, chính xác.

 - HS  tích cực học tập.

II. Chuẩn bị:   GV : Một số bài tập.

III. Các hoạt động dạy - học :

* HĐ1: Củng cố  kiến thức cũ

  - Muốn giảm một số đi nhiều lần ta làm thế nào ?

  - Nêu cách so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

  - HSK - G nêu cách so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

  - GV chuẩn xác kiến thức.

* HĐ2 : Luyện tập về giải toán

· Bài 1: Lớp 3A có 35 HS, trong đó có 7 HS giỏi. Hỏi  lớp 3A có số HS giỏi bằng  một

phần mấy số HS cả lớp ?

 - HSTB đọc bài toán. Cho HS xác định dạng toán.

 - Cho cả lớp làm bài vào vở, 1 HS làm  trên bảng lớp.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HSHN - Y.

 - HS, GV nhận xét chữa bài. 

 - Củng cố cách giải bài toán dạng so sánh số bé bằng một phần mấy số lớn.

· Bài 2: Một cửa hàng buổi sáng bán đ​ược 45 kg đ​ường, buổi chiều bán đ​ược số đư​ờng gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán đ​ợc bao nhiêu ki- lô-gam đ​ường ?

 - HSTB đọc bài toán. 1 HSK- G  nêu các b​ước giải bài toán.

 - Cho cả lớp làm vào vở BT.

 - GV theo dõi, giúp đỡ HS còn lúng túng.

 - 1 HS lên bảng  làm bài.

 - HS, GV nhận xét, chữa bài.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán bằng hai phép tính có liên quan đến đơn vị đo khối l​ượng là kg.

· Bài 3: Ngăn trên có 9 quyển sách, ngăn d​ưới có 36 quyển sách. Hỏi ngăn d​ưới có số sách gấp mấy lần ngăn trên ?

 - HSTB đọc bài toán. HS xác định dạng toán.

 - 1 HSK- G  nêu cách làm. Cho HS  giải bài  vào vở, 1 HSK- G lên bảng chữa bài.

 - Củng cố về giải bài toán về so sánh số lớn gấp mấy lần số bé.

· Bài 4 (HSK- G) : Một thùng đựng đ​ược 50l nước mắm, lấy ra 1/5 số lít nước mắm đó. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít nước mắm ?

 - HS đọc bài toán, xác định dạng toán.

 - HS tự làm bài vào vở. 1 HS lên bảng làm bài. 

 - Cho HS đổi chéo vở để kiểm tra bài lẫn nhau.

 - Rèn kĩ năng giải bài toán có hai phép tính.

=> HSHN làm bài 1, 2. GV theo dõi, giúp đỡ.

* HĐ3 : Củng cố, dặn dò
 - GV khắc sâu KT.

 - Nhận xét  tiết học, khen ngợi HS học tập tích cực.  

 - Dặn dò VN xem lại bài.


tiết 1:                                       Tập đọc*
                                                     bộ đội về làng

i. Mục đích, yêu cầu :

 - Đọc trôi chảy toàn bài. Đọc đúng các từ ngữ : rộn ràng,  bịn rịn, xôn xao,... Biết đọc vắt dòng một số dòng thơ cho trọn vẹn ý. Biết ngắt đúng nhịp giữa các dòng thơ, nghỉ hơi đúng giữa các khổ thơ.      

 - Hiểu các từ ngữ : bịn rịn, đơn sơ. Hiểu nội dung bài thơ : Ca ngợi tình cảm quân dân thắm thiết trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

 - Giáo dục HS yêu quý chú bộ đội.

II. chuẩn bị : 

  - Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK.

  - GV : Bảng phụ viết khổ thơ cần HD HS đọc.

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ:

  - 3 HS tiếp nối nhau - mỗi em kể 1 đoạn của câu chuyện  Hai Bà Trưng. Sau đó trả lời câu hỏi về nội dung đoạn, bài.

  - HS, GV nhận xét.

2. Bài mới:     a) Giới thiệu bài:
                        b) Các hoạt động:

* HĐ1 : Luyện đọc                                                                                                                                                                                                                                                     

  - GV đọc diễn cảm bài thơ.

  - HD luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ :

   + Luyện đọc từng dòng thơ: HS tiếp nối nhau đọc từng dòng thơ.  HS,  GV  phát hiện và sửa lỗi phát âm  rồi cho HS đọc tiếp.

   + Luyện đọc từngkhổ thơ :

   . HS tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ. GV kết hợp nhắc nhở các em ngắt nghỉ hơi đúng, đọc đúng các câu cần đọc ở bảng phụ.

   . GV giúp HS  hiểu nghĩa các từ :  bịn rịn, đơn sơ.
  + Cả lớp đọc ĐT toàn bài.

* HĐ2:  HD tìm hiểu bài

 - HS đọc thành tiếng cả bài thơ, cả lớp đọc thầm lại, trả lời  các câu hỏi :

  + Tìm những hình ảnh thể hiện không khí tươi vui của xóm nhỏ khi bộ đội về ?

  + Tìm những những hình ảnh nói lên tấm lòng yêu thương của dân làng đối với bộ đội?  

  + Theo em, vì sao dân yêu thương bộ đội như vậy?  

  + Bài thơ giúp em hiểu điều gì ? 

=> GV chốt nội dung bài thơ : Ca ngợi tình cảm quân dân thắm thiết trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp.

* HĐ3 :  Học thuộc lòng bài thơ

  - 2, 3 HS  thi đọclại bài thơ. 

  - GV HD HS học thuộc lòng bài thơ.

  - HS thi học thuộc lòng bài thơ : 4 HS đại diện 4 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 khổ thơ. Đại diện nhóm nào đọc tiếp nối nhanh, đọc đúng, đọc hay là nhóm ấy thắng, tuyên dương.  

  - 1 vài HS đọc lại cả bài.

  - Cả lớp và GV nhận xét, bình chọn bạn đọc hay nhất.

3. Củng cố, dặn dò :

  - Liên hệ thực tế.

  - GV biểu dương những HS học tốt.

  - Dặn dò về nhà tiếp tục HTL bài thơ.

TIẾT 2:                                                         ToáN*
tiết 4:                                                  Tập viết

                                                   ôn chữ hoa n (tiếp)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

 - Viết đúng và t​ương đối nhanh chữ hoa N (1 dòng chữ Nh ) ; R, L (1 dòng ) ; viết đúng tên riêng Nhà Rồng  (1 dòng) và câu ứng dụng : Nhớ sông Lô.... nhớ sang Nhị Hà (1lần) bằng chữ cỡ nhỏ. 

 - Rèn kĩ năng viết đúng, đủ, đều, đẹp các cỡ chữ theo quy định.

 - Có ý thức trong khi viết bài.

II. chuẩn bị:   Mẫu chữ hoa N (Nh). Tên riêng: Nhà Rồng.  
III. các hoạt động dạy – học:

1. Kiểm tra bài cũ:  Kiểm tra sự chuẩn bị của HS 

2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài:
                      b) Các hoạt động:

* HĐ1: HD viết trên bảng con
- Luyện viết chữ hoa

+1 HS tìm các chữ viết hoa có trong bài : N(Nh), R, L, C, H.
+ HS nhắc lại cách viết  Nh, R.
+ GV viết mẫu, kết hợp nhắc lại cách viết Nh, R.
+ HS tập viết chữ Nh, R trên bảng con.
+ GV nhận xét, sửa sai. 

 - Luyện viết từ ứng dụng

+1 HS  đọc từ ứng dụng: Nhà Rồng.

+ GV giới thiệu về Nhà Rồng.
+ HS tập viết từ  Nhà Rồng. 

+ GV nhận xét, sửa sai.

- Luyện viết câu ứng dụng

+1 HS đọc câu ứng dụng: Nhớ sông Lô.... nhớ sang Nhị Hà.
+ GV giúp HS hiểu nghĩa câu ứng dụng

+ HS tập viết  trên bảng con : Nhớ, Lô, Ràng,  Cao Lạng, Nhị Hà .

* HĐ2: HD viết vào vở tập viết
- GV nêu yêu cầu viết bài nh​ư đã nêu ở phần mục đích yêu cầu.

- HS viết bài vào vở. GV theo dõi, giúp đỡ HS viết bài.

* HĐ3: Chấm, chữa bài
- GV thu 1/3 số  bài chấm.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm trong từng bài viết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Nhắc lại cách viết chữ hoa N.
- GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS viết chữ đẹp.
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                                                   tự nhiên - xã hội

                                  BÀI 38:  vệ sinh môi trường (tiếp)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU :
 -  Nêu được tầm quan trọng của việc xử lí nước thải hợp vệ sinh đối với đời sống con người và động vật, thực vật. Giải thích được tại sao cần phải xử lí nước thải.

 - Rèn kĩ năng quan sát, thảo luận nhóm nhanh, đúng. 

 - Kĩ năng quan sát, tìm kiếm và xử lí  các thông tin để biết tác hại của nước bẩn, nước ô nhiễm làm ảnh hưởng tới  sinh vật và sức khỏe con người. Kĩ năng tư duy phê phán: Có tư duy phân tích, phê phán các hành vi, việc làm không đúng làm ảnh hưởng tới vệ sinh môi trường. Kĩ năng làm chủ bản thân : Đảm nhận trách nhiệm, cam kết thực hiện các hành vi đúng, phê phán và lên án các hành vi không đúng nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường. Kĩ năng ra quyết định: nên và không nên làm gì để bảo vệ môi trường. Kĩ năng hợp tác: Hợp tác với mọi người xung quanh để bảo vệ môi trường.

 - HS có ý thức và hành vi đúng, phòng tránh ô nhiễm nguồn nước để nâng cao sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

II. Chuẩn bị :  

- Các hình trong SGK trang 72,73.

- Thảo luận nhóm, tranh luận.

III. các Hoạt động dạy - học :

1. Kiểm tra bài cũ: 

-   Hiện nay, chúng ta nên sử dụng nhà vệ sinh nào là hợp vệ sinh nhất?
-   Chúng ta cần làm gì để cho nhà tiêu luôn sạch sẽ?     

2. Bài mới:              a) Giới thiệu bài:
                              b) Các hoạt động :

* HĐ1:  Quan sát tranh 

Mục tiêu :  Biết được những hành vi đúng và hành vi sai trong việc thải nước bẩn ra môi trường sống.

· Cách tiến hành :
- Bước 1: Quan sát hình 1, 2 trang 72 SGK  và thảo luận cặp câu hỏi: Hãy mô tả những gì em thấy thong hình?

- HS làm việc nhóm 2

- Bước 2: Gọi một vài  HS đại diện nhóm mô tả những gì em thấy thong hình

- Các nhóm khác bổ sung.

- Bước 3: Thảo luận nhóm 4 các câu hỏi: 

1. Theo em nước thải đổ ra như thế có hợp lí không? Vì sao?

2. Hãy nêu những tác hại của nước thải đối với môi trường, đối với con người và đối với sinh vật sống dưới nước?
- Bước 4: Một số nhóm trình bày, nhóm khác bổ sung. GV phân tích cho HS hiểu nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất bẩn, vi khuẩn gây bệnh cho con người đặc biệt là nước thải từ các bệnh viện, các nhà máy...

=> Kết luận :

- Trong nước thải có chứa nhiều chất bẩn, độc hại và các vi khuẩn gây bệnh

- Nếu để nước thải chưa xử lí thường xuyên chảy vào hồ, ao, sông ngòi sẽ làm cho nguồn nước bị ô nhiễm, làm chết các sinh vật sống trong nước. 

* HĐ2 : Thảo luận về cách xử lí nước thải hợp vệ sinh  

· Mục tiêu : Giải thích được tại sao cần phải xử lí nước thải. 

· Cách tiến hành :

- Bước 1: Từng cá nhân hãy cho biết gia đình hoặc ở địa phương em thì nước thải được chảy đi đâu ? Theo em cách xử lí như vậy hợp lí chưa ? Nên xử lí ntn thì hợp vệ sinh, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh ?

- Bước 2: Quan sát hình 3, 4 trang 73 SGK theo nhóm  đôi và TLCH :

+ Theo bạn, hệ thống cống nào hợp vệ sinh ? Tại sao ?

+ Theo bạn, nước thải có cần được xử lí không ?

+ Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp?

- Bước 3: Các nhóm trình bày nhận định của nhóm mình.

    GV lấy VD cụ thể để phân tích cho các em thấy nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khoẻ con người.

=> Kết luận : Việc xử lí các loại nước thải, nhất là nước thải công nghiệp trước khi đổ vào hệ thống thoát nước chung là cần thiết.

3. Củng cố, dặn dò:
- Bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình nhé !!!

- GV đưa ra từng tình huống.

- HS bày tỏ ý kiến của mình theo, GV có yêu cầu HS giải thích vì sao?

- GV chốt đáp án.

- GV khắc sâu KT: Để giữ vệ sinh môi trường chúng ta cần làm gì? 

- GV nhận xét  tiết học.

- Dặn dò HS có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

- Nhắc HS chuẩn bị tiết sau ôn tâp.
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                                                            Toán
                                      tiết 97 : luyện tập 

I. MỤC đích, yêu cầu : 

- Củng cố khái niệm trung điểm của một đoạn thẳng. Biết cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.

- Rèn kĩ năng xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

- HS ham học hỏi, sáng tạo.

II. chuẩn bị :  GV : Một đoạn dây gai, thước có vạch cm.

                          HS : Tê giÊy HCN (BT2), thước có vạch cm.   

III. các hoạt động dạy- học :

1. Kiểm tra bài cũ :   
1. Câu nào đúng, câu nào sai?

                                    

                                    





2. Em hiểu thế nào là trung điểm của 1 đoạn thẳng?
2. Bài mới:      a) Giới thiệu bài: Nêu mục đích yêu cầu.
                        b) Các hoạt động:

 * HD HS làm bài tập 
· Bài 1:

- Yêu cầu : Cho HS biết cách xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.
- GV hình thành "các bước" xác định trung điểm của đoạn thẳng, chẳng hạn, phần a) :

       + Bước 1 : Đo độ dài đoạn thẳng AB (đo được 4cm).

    + Bước 2 : Chia độ dài đoạn thẳng AB làm hai phần bằng nhau (được một phần bằng 2cm).

    + Bước 3 : Xác định trung điểm M của một đoạn thẳng AB: Đặt thước sao cho vạch 0 cm trùng với điểm A. Đánh dấu điểm M trên AB ứng với vạch 2 cm của thước. Vậy M là trung điểm của AB.

      +  Nhận xét : Độ dài đoạn thẳng bằng 
[image: image3.wmf]1
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 độ dài đoạn thẳng AB. 

       +  Viết là: AM = 
[image: image4.wmf]1
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 AB (AM = 2cm).

   - áp dụng phần a), cho HS tự làm phần b) vào phiếu học tập.

-  HS đổi phiếu kiểm tra chéo.

- GV, HS kết hợp kiểm tra và chấm, nhận xét một số bài. 

   - Chữa bài, rèn kĩ năng xác định trung điểm của đoạn thẳng cho trước.

* Bài tập bổ sung: Cho HS xác định trung điểm của một thước kẻ có vạch chia 20 cm hoặc 30 cm.

· Bài 2:

 -  HS đọc yêu cầu bài.

 - Cho HS làm như phần thực hành trong SGK.

 - GVtheo dõi kiểm tra HS gấp tờ giấy để được đoạn thẳng AD trùng với đoạn thẳng BC.

 - Củng cố trung điểm của đoạn thẳng.

 * Nếu còn thời gian GV yêu cầu HS gấp mảnh giấy hình chữ nhật để xác định trung điểm  M của cạnh AD và trung điểm N của cạch BC.
3. Củng cố, dặn dò:
 - GV gọi một HS lên bảng tìm trung điểm của một đoạn dây.

 -  Nêu các bước xác định trung điểm của một đoạn thẳng cho trước.

 - GV nhận xét tiết học, khen ngợi HS học tốt.

 - Dặn dò VN, chuẩn bị bài sau.


__________________________________________
               Phiếu thảo luận nhóm 

Câu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

- Nước thải đổ ra như thế không hợp lí.
- Vì nước thải có nhiều chất bẩn, chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh.

Câu 2: Hãy nêu những tác hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

       Làm ô nhiễm môi trường.
 - Đối với con người:

      Làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.
 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
         Sinh vật sống dưới nước bị chết.
     Phiếu thảo luận nhóm 

Câu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

- Nước thải đổ ra như thế không hợp lí.

- Vì nước thải có nhiều chất bẩn, chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh.

Câu 2: Hãy nêu những tác hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

       Làm ô nhiễm môi trường.
 - Đối với con người:

      Làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
         Sinh vật sống dưới nước bị chết.

Phiếu thảo luận nhóm

Câu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

- không hợp lí.

- Vì trong nước thải có nhiều chất bẩn, chất độc hại và vi khuẩn gây bệnh.

Câu 2: Hãy nêu những tác hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

       Làm ô nhiễm môi trường.
 - Đối với con người:

      Truyền bệnh làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
         Sinh vật sống dưới nước bị chết.

Phiếu thảo luận nhóm

NHÓM: 1

Câu 1: Theo em, nước thải được đổ ra như thế có hợp lí không? Tại sao?

.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Câu 2: Hãy nêu những tác hại của nước thải đối với:

 - Môi trường:

.........................................................................................................................................................................................................................
 - Đối với con người:

..........................................................................................................................................................................................................................
 - Đối với sinh vật sống dưới nước:
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
PHIẾU BÀI TẬP

Họ và tên: ......................................................................Lớp:  3
Bài 1: Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.
Phiếu bài tập
Họ và tên:..............................................................Lớp 3
Bài 1:     b) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.

Phiếu bài tập

Họ và tên:..............................................................Lớp 3

Bài 1:     b) Xác định trung điểm của đoạn thẳng CD.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.
- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngòi cần phải xử lí hết các chất độc hại.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngòi cần phải xử lí hết các chất độc hại.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngòi cần phải xử lí hết các chất độc hại.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngòi cần phải xử lí hết các chất độc hại.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín ra bên ngoài.

- Nếu nước thải đổ ra sông, hồ, ao, ngòi cần phải xử lí hết các chất độc hại.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Câu hỏi: Nêu các biện pháp xử lí nước thải phù hợp.

- Nước thải phải được chảy qua đường ống kín.

- Phải xử lí hết các chất độc hại trước khi thải ra môi trường.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?
- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Mỗi chúng ta cần làm gì để bảo vệ môi trường?

- Xử lí rác thải hợp lí.

- Không được phóng uế bừa bãi.

- Xử lí nước thải hợp lí.

Toán.
Câu 1:  Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?

- Là điểm ở giữa 2 điểm và chia độ dài đoạn thẳng đó làm 2 phần bằng nhau.

Câu 2: Nêu cách đo độ dài đoạn thẳng.

- Đặt thước sao cho điểm A trùng với vạch số 0cm rồi dóng điểm B trùng với vạch nào thì độ dài đoạn thẳng bằng số đó.

Câu 3: Nêu các bước gấp.
- Bước 1: Gấp đôi hình chữ nhật theo chiều dài sao cho AD trùng với BC.

- Bước 2: Mở tờ giấy hình chữ nhật ra.

- Bước 3: Đánh dấu trung điểm I trên AB và thẳng với đường gấp. Đánh dấu trung điểm K trên DC và thẳng với đường gấp.

Toán.

Câu 1:  Thế nào là trung điểm của đoạn thẳng?

- Là điểm ở giữa 2 điểm và chia độ dài đoạn thẳng đó làm 2 phần bằng nhau.

Câu 2: Nêu cách đo độ dài đoạn thẳng.

- Đặt thước sao cho điểm A trùng với vạch số 0cm rồi dóng điểm B trùng với vạch nào thì độ dài đoạn thẳng bằng số đó.

Câu 3: Nêu các bước gấp.

- Bước 1: Gấp đôi hình chữ nhật theo chiều dài sao cho AD trùng với BC.

- Bước 2: Mở tờ giấy hình chữ nhật ra.

- Bước 3: Đánh dấu trung điểm I trên AB và thẳng với đường gấp. Đánh dấu trung điểm K trên DC và thẳng với đường gấp.

a)H là trung điểm của đoạn thẳng AB.
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d) K là điểm ở giữa của hai điểm E và G.





c) K là trung điểm của đoạn thẳng EG.











b) I là trung điểm của đoạn thẳng CD.
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a)H là trung điểm của đoạn thẳng AB.
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b) I là trung điểm của đoạn thẳng CD.
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c) K là trung điểm của đoạn thẳng EG.





d) K là điểm ở giữa của hai điểm E và G.
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